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Dự án hiện nay được xây dựng trên cơ sở những kinh nghiệm tích lũy được từ dự án
thí điểm nêu trên và mở rộng quy mô đào tạo đến miền Trung Việt Nam với một số
điều chỉnh nhất định. Trong hơn ba năm, từ 20 đến 25 giảng viên sẽ được đào tạo để
sau đó, đến lượt họ, sẽ tổ chức đào tạo lại cho ít nhất 300 nhà doanh nghiệp nữ đang
điều hành các hộ doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ hay rất nhỏ thuộc các ngành
công nghiệp thực phẩm với mục tiêu tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo.
Việc xây dựng thiết kế cho Dự án, lựa chọn và xây dựng năng lực cho các cơ sở
tham gia Dự án đều nhằm duy trì được hoạt động đào tạo này ngay cả sau khi Dự án
đã kết thúc.

Dự án nhận được tài trợ của Quỹ Phụ nữ trong Phát triển của Nhật Bản do UNDP
quản lý và đóng góp của Chính phủ Bỉ do UNIDO trực tiếp quản lý. Tài trợ của Bỉ
sẽ dành để mua trang thiết bị và trang trải phần lớn các chi phí liên quan đến hoạt
động đào tạo; tài trợ của Nhật Bản sẽ được sử dụng cho các hạng mục còn lại trong
ngân sách của Dự án. Dự án sẽ nhận được tài trợ của Bỉ qua một thoả thuận được ký
kết trực tiếp giữa Bỉ và UNIDO trước khi nhận được tài trợ của Nhật Bản và sẽ được
xem là tài trợ song song.

Thay mặt : Chữ ký Ngày             Tên/Chức vụ

Chính phủ       ____________    ____________          _____________

Cơ quan Thực thi       _____________     ____________        ______________

UNDP     _____________     ____________      ______________
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danh mục các chữ  viết tắt

adb - ngân hàng phát triển châu ¸.
Cefe         - kinh tế học dựa trên năng lực để hình thành các nhà

  doanh nghiệp
cohasiph - hội đồng liên minh các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp

  và doanh nghiệp ngoài quốc doanh hải phòng
cuv - liên minh hợp tác xã việt nam
edp - chương trình phát triển doanh nghiệp
Fao - tổ chức nông nghiệp và lương thực của liên hiệp quốc
hafrec - trung tâm thực nghiệm và nghiên cứu thực phẩm hà  nội
hcmc - thành phố hồ chí minh
hepr - chương trình xoá đói giảm nghèo
ifad - quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp
dpi - sở kế hoạch và đầu tư
firi - viện nghiên cứu công nghiệp thực phẩm
gtz - hỗ trợ kỹ thuật của đức
molisa - bộ lao động-thương binh-xã hội
ncfaw - uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ
npm - cán bộ quản lý dự án quốc gia
pc - uỷ ban nhân dân
pcc - ban điều phối dự án
pcu - đơn vị điều phối dự án
rap - chương trình hỗ trợ người hồi hương của  liên minh Châu

  âu
rcwe - trung tâm nguồn lực cho các nhà doanh nghiệp nữ
rrc - trung tâm nguồn lực nông thôn
rrc Manager- CÁN Bộ Quản Lý trung tâm nguồn lực nông thôn
sme - doanh nghiệp vừa và nhỏ
snv - tổ chức phát triển hà lan
sta - cố vấn Trưởng kỹ thuật
ToT - đào tạo GIẢNG VIÊN
undp - chương trình phát triển CỦA liên hiệp quốc
unido - tổ chức phát triển công nghiệp CỦA liên hiệp quốc
unicef - quỹ nhi đồng của liên hiệp quốc
unifem - quỹ phát triển dành cho phụ nữ của liên hiệp quốc
unv - nhân viên tình nguyện liên hiệp quốc
vicopsme - hội đồng trung ương liên minh CÁC hợp tác xã và doanh

  nghiệp  vừa và nhỏ CỦA việt nam
vcci - phòng thương mại và công nghiệp việt nam
vbp - ngân hàng dành cho người nghèo CỦA việt nam
vfu - Hội nông dân việt nam
vwu - hội liên hiệp phụ nữ việt nam
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A. bối cảnh:

A.1 Thông tin cơ bản:

Năm 1994, theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam, UNIDO đã tiến hành đánh giá
nhu cầu về đào tạo của các nhà doanh nghiệp nữ. Sau khi đã xác định được nhu cầu,
một chương trình đào tạo cho doanh nghiệp nữ trong ngành chế biến lương thực
thực phẩm ở miền Bắc Việt Nam đã được xây dựng. Năm 1995, dự án này bắt đầu
được thực hiện ở 5 tỉnh miền Bắc Việt Nam với hỗ trợ tài chính của Chính phủ Bỉ
(xem Phụ lục 7, Tóm tắt Dự án).

Dự án được thực hiện bởi Hội đồng Liên minh các hợp tác xã Tiểu thủ Công nghiệp
và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh1 (COHASIPH), một cơ quan đóng tại Hải
Phòng. Trong suốt thời gian từ tháng 10/1996 đến tháng 11/1997, UNIDO đã hỗ trợ
cho việc xây dựng và điều chỉnh giáo trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của đất
nước và tổ chức tập huấn cho 18 giảng viên và 145 nhà doanh nghiệp nữ ở 5 tỉnh
phía bắc. Một khoá bổ sung được tổ chức vào tháng 3/1999. Chương trình đào tạo
có sự tham gia của người dân này bao gồm những môđun cụ thể về quản lý và kỹ
thuật liên quan đến hoạt động chế biến lương thực thực phẩm tại các doanh nghiệp
nhỏ và rất nhỏ.

Là một phần của dự án, một phòng thực hành đào tạo được trang bị các thiết bị chế
biến lương thực phẩm đã được xây dựng tại COHASIPH. Học viên học cách đưa các
loại trang thiết bị chế biến lương thực phẩm khác nhau vào sử dụng tại các doanh
nghiệp riêng của họ, như thiết bị chiết xuất, đun nấu, pha trộn, khử trùng và niêm
phong dùng nhiệt.

Đến giai đoạn cuối của dự án thí điểm, cán bộ đào tạo của các cơ quan khác nhau ở
miền Bắc và một số học viên đã được chọn phỏng vấn để tìm hiểu xem liệu chương
trình có giúp được không gì cho việc đáp ứng nhu cầu của các nhà doanh nghiệp và
liệu các cơ sở liên quan có thu được lợi ích nào không từ chương trình này. Các phát
hiện được tóm tắt trong bản báo cáo "Nghiên cứu Truy nguyên" và báo cáo đánh giá
chiều sâu2. Các công trình nghiên cứu này khẳng định rằng dự án có ích và tất cả
các bên tham gia cuộc Họp ba bên lần cuối đều nhất trí cho rằng cần khuyếch
trương lợi ích của một chương trình đào tạo như vậy sang các vùng nông thôn khác
ở Việt Nam.

Dự án thí điểm cho thấy rõ rằng có thể nhân rộng các kinh nghiệm và kết quả
của Dự án sang các doanh nghiệp nữ thuộc ngành chế biến lương thực phẩm ở
các vùng nông thôn khác của Việt Nam.
                                          
1 COHASIPH là tên tắt cũ của Liên minh hợp tác xã Việt Nam. COHASIPH Hải Phòng nay vẫn còn dùng tên tắt này,
nhưng ở tất cả những nơi khác, tổ chức này tự gọi là Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (CUV), CUV trước đây được
biết dến dưới tên tắt là VICOSPME.
2 Cả hai báo cáo nghiên cứu truy nguyên và đánh giá chiều sâu hiện đều có ở Văn phòng UNIDO Hà Nội, Việt Nam.
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Dự án mới được xây dựng này tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng năng lực cho
các cơ sở đào tạo ở miền Trung Việt Nam để có thể hỗ trợ lâu dài cho các doanh
nghiệp nữ và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào hoạt động công nghiệp, nhất là
ngành chế biến lương thực thực phẩm. Ngành này đặc biệt được chọn vì tạo ra
tương đối nhiều giá trị gia tăng so với các hoạt động nông nghiệp khác. Ngành cũng
tạo cơ hội tăng thu nhập cho người dân nông thôn vốn sống nhờ vào nông nghiệp.
Trọng tâm của Dự án là ba tỉnh miền Trung, vốn được coi là nằm trong số những
tỉnh nghèo nhất Việt Nam. Các nhóm đối tượng của Dự án là những phụ nữ muốn
bắt tay làm kinh doanh và những doanh nghiệp nữ muốn mở rộng qui mô và nâng
cao hiệu quả kinh doanh của mình. Phát triển kinh doanh sẽ củng cố thêm triển
vọng tạo việc làm, tăng thu nhập và cuối cùng giúp giảm nghèo.

A.2 Mô tả tiểu ngành:

Những mối liên kết sau sản xuất
ở Việt Nam, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ yếu và thu hút hơn 80% dân số
làm nông nghiệp. Trồng cây lương thực mùa vụ là hoạt động nông nghiệp bao trùm
(chiếm 60%), trong đó chủ yếu là lúa gạo. Các tiểu ngành sản xuất thực phẩm quan
trọng khác bao gồm nghề cá, chăn nuôi bò sữa và chăn nuôi khác.

Mặc dù sản xuất lúa gạo chiếm ưu thế trong nền nông nghiệp Việt Nam, nhưng từ
khi triển khai công cuộc đổi mới vào năm 1986, ngành nông nghiệp đã được đa
dạng hoá. Các loại thực phẩm như rau, trái cây, ngũ cốc, hạt điều, lạc, dừa và cà phê
ngày càng trở nên quan trọng hơn. Đồng thời, sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu
cũng xuất hiện trên thị trường Việt Nam tạo ra sự cạnh tranh đối với sản phẩm trong
nước. Tuy nhiên, Việt Nam có tiềm năng đáng kể để phát triển nông nghiệp, nghề
cá và chăn nuôi, có thể phục vụ cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu, và cần
được khai thác nhiều hơn nữa.

Công nghiệp kém phát triển ở nông thôn miền Trung Việt Nam
Chính phủ đã chọn ba vùng kinh tế tập trung để phát triển công nghiệp gọi là các
“vùng tam giác”, bao gồm: Hà Nội-Hải phòng-Hải Dương-Quảng Ninh ở phía Bắc,
Thành phố HCM- Bình Dương-Đồng Nai-Bà Rịa Vũng Tàu phía Nam và Đà Nẵng-
Quảng Nam-Quảng Ngãi ở miền Trung Việt Nam. Tuy nhiên, vùng tam giác miền
Trung vẫn hầu như chưa phát triển và chỉ tạo ra 2,4% tổng giá trị sản lượng công
nghiệp trong khi hai vùng tam giác còn lại tạo ra đến gần 2/3 tổng giá trị sản lượng
công nghiệp toàn quốc. Các hoạt động công nghiệp đặc biệt tập trung quanh các
thành phố lớn: theo ước tính, trong tổng giá trị sản lượng công nghiệp, khu vực
thành thị chiếm đến 75-80%, còn khu vực nông thôn chỉ chiếm 20-25%3. Chính vì
vậy, cần tập trung đào tạo cho khu vực miền Trung vốn chịu nhiều thiệt thòi.

                                          
3 Phát triển công nghiệp nông thôn ở Việt Nam – Khuyến nghị cho một chiến lược nhằm tạo việc làm và phát triển
cân đối giữa các vùng, UNDP/UNIDO hợp tác với Bộ NNPTNT, 1999.
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Các hộ doanh nghiệp nông thôn tạo được việc làm:
Như có  thể thấy trong Bảng 1, có khoảng 2,2 triệu người dân thành thị và nông
thôn có nguồn thu nhập chính từ hoạt động công nghiệp và xây dựng. Ngoài ra, có 2
triệu người dân nông thôn khác có việc làm tạm thời hoặc bán chuyên trong lĩnh
vực công nghiệp và xây dựng hay có thêm thu nhập từ các hoạt động này bên cạnh
công việc chính là làm nông nghiệp. Có thể kết luận rằng khu vực tư nhân trong
nước là khu vực chiếm ưu thế tuyệt đối trong việc tạo ra việc làm trong lĩnh vực
công nghiệp và xây dựng ở nông thôn, tạo ra đến 96% tổng số việc làm. Xét từ góc
độ tạo việc làm, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
đóng vai trò không đáng kể. Vì lẽ đó, trọng tâm của chương trình đào tạo được đặt
vào các hộ chuyên (phi nông nghiệp) và hộ kiêm.

Bảng 1: Số lao động nông thôn trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng
theo loại hình đơn vị sản xuất3

Loại hình Số đơn vị
sản xuất

Số lao động
bình quân

Tổng số lao
động

Tỷ lệ % trên
tổng số LĐ

Đầu tư nước ngoài 50 300 15.000
DN nhà nước 750 200 150.000 4
DN tư nhân a/ 23.000 25 575.000 14
Hộ chuyên b/ 483.000 3 1.450.000 34
Hộ kiêm b/ 2.000.000 1 2.000.000 48
Tổng số 4.200.000 100
a/ chủ yếu gồm các doanh nghiệp chính thức qui mô vừa và nhỏ4.
b/ chủ yếu gồm các doanh nghiệp rất nhỏ, nhưng cũng gồm cả các doanh nghiệp
vừa và nhỏ.

Ngành chế biến lương thực, thực phẩm:
36% số đơn vị sản xuất, kể cả hộ doanh nghiệp, là các đơn vị sản xuất lương thực và
thực phẩm. Tiếp theo là chế biến các sản phẩm nông nghiệp (ngoài chế biến lương
thực, thực phẩm và gỗ) chiếm 16%, chế biến gỗ 15%, dệt và may mặc 13%, sản
xuất vật liệu xây dựng 10%. Tổng cộng có khoảng 80% các ngành nghề nông thôn
dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên có sẵn trong nước.

Trong nước có khoảng 9.000 đơn vị chế biến lương thực thực phẩm có đăng ký,
trong số đó gần một nửa là các nhà máy xay xát gạo thuộc sở hữu nhà nước hoặc
hợp tác xã. Các doanh nghiệp chế biến thực phẩm tư nhân chưa phát triển rộng rãi ở
Việt Nam, và phần lớn hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh rất nhỏ, chủ yếu do
phụ nữ quản lý. Những doanh nghiệp này thường có ít hơn 5 lao động, cá biệt có
                                          
4 Theo Văn kiện 681/CP-KTN của Chính phủ ban hành ngày 20/6/1998, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có số vốn đăng
ký tối đa là 5 tỷ đồng (tương đương 387.600 USD tại ngày này) và có ít hơn 200 lao động. Nhóm đối tượng của
chương trình đào tạo này của UNIDO/UNDP thậm chí còn là những doanh nghiệp nhỏ hơn nữa, không có vốn đăng
ký (nhóm doanh nghiệp rất nhỏ).
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đến 10 lao động, và đa số chỉ sử dụng lao động trong gia đình, không thuê người
ngoài4. Những doanh nghiệp của phụ nữ này sản xuất nhiều loại lương thực thực
phẩm tiêu thụ ngay tại địa phương, có thể sử dụng một vài thiết bị kỹ thuật, nhưng
trong hầu hết các trường hợp chỉ có vốn đầu tư ít hơn 10 triệu đồng. Một số ví dụ về
sản phẩm họ làm ra là: đậu phụ, bánh ngọt, bánh tráng, mì và nước mắm. Họ có
nhiều tiềm năng trong việc tạo việc làm.

A.3. Chiến lược của nước sở tại:

Phát triển doanh nghiệp nữ là một bộ phận chủ yếu trong chính sách hiện nay như
được nhấn mạnh trong Nghị quyết 31/CP của Chính phủ5:

" Việc tạo cơ hội cho phụ nữ để bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng của họ thông
qua việc mở rộng các hoạt động đào tạo, đào tạo lại và tạo việc làm là một
trong những mối quan tâm chính của Nhà nước và Chính phủ trong nhiều
năm qua. ý tưởng chính ở đây là tăng cường công tác đào tạo, tổ chức và sử
dụng cán bộ, và đào tạo lại để họ làm việc tốt hơn”.

Chiến lược của nước sở tại liên quan đến việc đào tạo phụ nữ trong phát triển cần
được thực hiện ở hai cấp:
(i) ở cấp chính sách để xúc tiến và phát triển các doanh nghiệp tư nhân; và
(ii) ở cấp thể chế và doanh nghiệp để hỗ trợ cho phụ nữ trong các hoạt động phi
nông nghiệp.

Điều này được nêu rõ hơn trong một số tài liệu và tuyên bố chính sách gần đây như
“Kế hoạch hành động vì Sự tiến bộ của phụ nữ” của Uỷ ban Quốc gia vì Sự tiến bộ
của phụ nữ (NCFAW), được thông qua vào tháng 10/1998, và Báo cáo của Nhóm
Tư vấn (CG) về phát triển nông thôn vào tháng 12/1998.

A.3.1 Khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân:

ở cấp độ hỗ trợ chính sách, việc khuyến khích và phát triển các doanh nghiệp tư
nhân chính thức sử dụng nguyên liệu sẵn có trong nước tạo thành một chiến lược
kinh tế quan trọng cho Việt Nam  vì:
• Tạo việc làm và tăng thu nhập cho cả hai khu vực nông thôn và thành thị;
• Giới thiệu công nghệ mới (chuyển giao công nghệ);
• Khuyến khích phụ nữ tham gia phát triển công nghiệp;
• Khuyến khích sự phát triển cân đối giữa các vùng;
• Khuyến khích việc chế biến các nguyên liệu có nguồn gốc nông nghiệp để tăng

thêm giá trị gia tăng cho các sản phẩm sản xuất trong nước;

                                          
5 Phụ nữ và công cuộc “đổi mới” ở Việt Nam, Trần Thị Vân Anh, Lê Ngọc Hùng, Nhà xuất bản Phụ nữ, Hà Nội,
1997, trang 212.
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• Đẩy mạnh xuất khẩu;
• Gia tăng đầu tư của tư nhân trong nước; và
• Chuyển các hoạt động không chính thức thành các hoạt động chính thức.

Trong bối cảnh này, từ năm 1986, Chính phủ đã thực hiện một loạt chính sách và
các biện pháp hỗ trợ đúng đắn như:
• áp dụng các biện pháp pháp lý xúc tiến đầu tư ngoài quốc doanh;
• Xem xét lại các chính sách phát triển công nghiệp của Chính phủ;
• Định hướng hoạt động của các tỉnh và các cơ quan phát triển khác nhằm khuyến

khích doanh nghiệp tư nhân;
• Đẩy mạnh xuất khẩu và các hoạt động đào tạo có liên quan;
• Tiến hành đàm phán để có thêm hỗ trợ kỹ thuật bên ngoài nhằm khuyến khích

và phát triển các hoạt động phi nông nghiệp ở nhiều tỉnh khác nhau.

Cần lưu ý rằng việc áp dụng một chiến lược xúc tiến phát triển công nghiệp nông
thôn được xây dựng rõ ràng là một nhu cầu cấp bách căn cứ vào vai trò quan trọng
mà ngành này có thể đảm nhận trong công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam3.

A.3.2 Phụ nữ trong Phát triển:

ở cấp độ khuyến khích phụ nữ trong phát triển, Chính phủ Việt Nam cam kết
khuyến khích sự hội nhập phụ nữ vào trong quá trình phát triển đất nước mà không
phân biệt đối xử. Hiến pháp 1992 nêu rõ “Các công dân nam và nữ đều bình đẳng
trong các vấn đề chính trị, xã hội, văn hoá, kinh tế và gia đình” (Điều 54) và “Cán
bộ, công nhân, viên chức nam và nữ làm cùng một công việc đều được trả lương
như nhau” (Điều 63).

Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập vào năm 1930 là một tổ chức quần chúng
của Đảng Cộng sản. Nhiệm vụ của hội là bảo vệ quyền hạn và lợi ích chính đáng và
hợp pháp của phụ nữ, đồng thời và tạo điều kiện cho phụ nữ thực hiện công bằng và
có thể phát triển. Hội có 11 triệu nữ hội viên. Trong các chương trình ưu tiên của
Hội cho  giai đoạn 1997-2002, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ giải quyết các
vấn đề như giáo dục, nâng cao tay nghề, khuyến khích phụ nữ tham gia nghiên cứu
khoa học kỹ thuật, tạo việc làm và thu nhập, chăm sóc sức khoẻ, kế hoạch hoá gia
đình, nghiên cứu khung chính sách và pháp lý liên quan đến phụ nữ.

Thêm vào đó, Chính phủ đã triển khai và hỗ trợ việc thành lập nhiều cơ quan khác
để khuyến khích phụ nữ trong phát triển như: Uỷ ban Quốc gia vì Sự tiến bộ của
phụ nữ (NCFAW); Ban Lao động Nữ giới (Liên đoàn Lao động Trung Ương);
Trung tâm Nghiên cứu Gia đình và Phụ nữ  (Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân
văn Quốc gia); và Trung tâm Nghiên cứu Lao động nữ thuộc Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội.
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Chính phủ cũng thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật khuyến khích phụ nữ trong phát
triển trong khuôn khổ các chương trình hợp tác đa phương (ví dụ ADB, UNDP và
UNIDO), hợp tác song phương (ví dụ Canada và Hà Lan), và hợp tác với các tổ
chức phi chính phủ (NGOs) ở nhiều tỉnh.

Tháng 10/1998, Chính phủ thông qua Kế hoạch hành động quốc gia vì Sự tiến bộ
của phụ nữ, thừa nhận 11 mục tiêu sau đây vì sự tiến bộ của phụ nữ vào năm 2000:

1. Tạo cơ hội việc làm và các hoạt động tạo thu nhập cho phụ nữ;
2. Bồi dưỡng kiến thức về mọi lĩnh vực cho phụ nữ;
3. Cải thiện các dịch vụ y tế cho phụ nữ và trẻ em;
4. Nâng cao vai trò và địa vị của phụ nữ trong cơ cấu lãnh đạo và quản lý;
5. Bảo vệ và tăng cường quyền  của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi cho họ tham gia

nhiều hơn vào các hoạt động cộng đồng;
6. Nâng cao vai trò của gia đình;
7. Phát triển vai trò của phụ nữ trong việc quản lý môi trường và tài nguyên thiên

nhiên;
8. Tăng cường thông tin  và giao tiếp nhằm nâng cao nhận thức chung về bình đẳng

giới tính;
9. Đóng góp vào việc củng cố hoà bình;
10.  Tăng cường năng lực của các cơ quan chức năng vì sự tiến bộ của phụ nữ; và
11.  Đảm bảo cho trẻ em gái được bảo vệ và phát triển.

A.4 Hỗ trợ kỹ thuật có liên quan:

A.4.1 Các mối liên kết tiềm năng với các chương trình tín dụng (rất nhỏ):

Các chương trình và các dự án hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) sau  đây cho thấy lợi ích của
việc kết hợp chương trình đào tạo doanh nghiệp nữ này với các cơ sở tín dụng của
họ, mặc dù chương trình đào tạo sẽ không được thực hiện ở tất cả các tỉnh đề cập
dưới đây (ví dụ: Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh):

Chương trình giảm nghèo được UNDP tài trợ “Tăng cường năng lực xoá đói
giảm nghèo” bao gồm 6 dự án cấp tỉnh đang thực hiện và 2 dự án đang chờ
phê chuẩn. Mục tiêu của các dự án này là tạo thu nhập và xúc tiến các doanh
nghiệp rất nhỏ ở nông thôn thông qua việc tổ chức đào tạo ở cấp cơ sở, cung
cấp các cơ sở tín dụng và dịch vụ tư vấn.

- UNICEF hỗ trợ các phương án tín dụng và tiết kiệm cho các hoạt động tạo
thu nhập ở 25 tỉnh, đã giúp được 60.000 phụ nữ nghèo, và mục tiêu đặt ra là
phải giúp được 75.000 người vào năm 2000.

- Chương trình Hỗ trợ của các nước Bắc Âu tại Việt Nam (NAP) đã thực hiện
thành công một chương trình tín dụng tại Huế.

- Tại Quảng Bình và Quảng Trị, Tổ chức Phát triển của Hà Lan (SNV) đang
triển khai một dự án về “Việc làm phi nông nghiệp có ý thức về giới”, cung
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cấp tín dụng rất nhỏ và tổ chức đào tạo về kỹ năng kinh doanh cho phụ nữ.
Tỉnh hội phụ nữ địa phương là đối tác của dự án.

- Các dự án của Action Aid và OXFAM Anh ở Hà Tĩnh và của Tổ chức Tầm
nhìn Thế giới (WV) ở Quảng Trị và Quảng Nam cũng có các chương trình tín
dụng rất nhỏ và tiết kiệm lấy phụ nữ làm đối tượng.

A.4.2 Chương trình đào tạo các nhà doanh nghiệp:

Như đã đề cập ở phần trước, dự án thí điểm được UNIDO hỗ trợ về “Chương trình
đào tạo cho nữ doanh nghiệp trong ngành chế biến lương thực thực phẩm”
(US/VIE/94/109) đã được triển khai ở 5 tỉnh phía Bắc với sự tài trợ của Chính phủ
Bỉ. Giai đoạn thí điểm này với đối tác là COHASIPH Hải phòng đã kết thúc phần
tác nghiệp.

Tổ chức Hỗ trợ Kỹ thuật của Đức (GTZ), thông qua Liên minh Hợp tác xã Việt
Nam1 tại Hà Nội, đang tiến hành một chương trình đào tạo doanh nghiệp trên qui
mô toàn quốc lấy phương pháp Kinh tế học dựa trên năng lực để hình thành các nhà
doanh nghiệp (CEFE) đã được áp dụng ở nhiều nước đang phát triển làm cơ sở. Đây
là một chương trình hữu ích có thể cung cấp những cán bộ đào tạo có kinh nghiệm
cho giai đoạn Đào tạo giảng viên (ToT) của dự án này.

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đang thực hiện dự án “Bắt đầu và phát triển công
việc kinh doanh của bạn (SIYB)”. Một trong những hoạt động đã được triển khai là
tổ chức đào tạo về kinh doanh cho các nhà doanh nghiệp nữ ở miền Trung Việt
Nam.

B. biện minh của dự án

B.1. Những vấn đề sẽ được giải quyết:

Những lý do sau đây giải thích vì sao dự án này lại tập trung chủ yếu vào việc đào
tạo các nhà doanh nghiệp nữ.

1) ở nông thôn, phụ nữ làm việc nhiều thời gian hơn rất nhiều so với nam giới,
vì mỗi ngày bình quân họ mất 12,5 giờ để làm những công việc được trả công và
không công. Một trong những nguyên nhân là hầu hết việc nhà (nuôi con và
quản lý công việc gia đình) đều do phụ nữ đảm nhận, họ phải mất đến 3-4 giờ
mỗi ngày trong khi nam giới chỉ dành khoảng 15 phút cho những công việc loại
này.

2) Các nhà doanh nghiệp nữ ít được đào tạo hơn so với các nhà doanh nghiệp
nam. Thống kê từ năm 1992-1993 trong lĩnh vực công nghệ và công nghiệp cho
thấy rằng chỉ có 19,9% các nhà doanh nghiệp nữ đã qua đào tạo trong khi tỷ lệ



14

này ở các đồng nghiệp nam của họ là 47,2%6. Trong khi đó số giờ làm việc trung
bình của phụ nữ trong các cơ sở sản xuất cũng bằng số giờ làm việc của nam
giới.

3) Lương của phụ nữ làm việc phi nông nghiệp thấp hơn lương của nam giới
cùng ngành nghề. Lý do thứ nhất là vì những hoạt động chủ yếu do phụ nữ làm,
ví dụ như chế biến thực phẩm, thêu, may, sản xuất và bán các sản phẩm làm từ
cói, mang lại thu nhập thấp hơn so với những hoạt động phi nông nghiệp chủ yếu
do nam giới làm như vận hành máy, mộc, cơ khí và giao thông vận tải. Theo
khảo sát thực tế, những công việc do phụ nữ làm chỉ được trả từ 5 đến 15.000
đồng/ngày trong khi những công việc của nam giới được trả từ 15 đến 30.000
đồng/ngày7. Lý do thứ hai là trong các doanh nghiệp, tình trạng phổ biến là các
công việc có thứ bậc cao hơn, vì thế được được trả công cao hơn, chủ yếu do
nam giới làm chứ không phải là phụ nữ. Hiện nay, vẫn tồn tại tình trạng phụ nữ
bị trả lương ít hơn nam giới tuy cùng làm những công việc như nhau.
Đánh giá tổng quan về ngành sản xuất chế tạo và lương thực thực phẩm cho thấy
rằng có đến gần 50% số đơn vị sản xuất là do phụ nữ điều hành nhưng lương
bình quân của họ chỉ bằng 72% lương của nam giới8.

4) Một yếu tố khác mang tính phân biệt đối xử đối với các nhà doanh nghiệp nữ là
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình thường do người
chồng đứng tên. Điều này có thể gây ra những rắc rối trong trường hợp ly dị
hoặc khi cần sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này làm vật thế chấp
để đi vay nợ hoặc vì mục đích kinh doanh. Các nhà doanh nghiệp nữ cũng khó
tiếp cận được tín dụng chính thức của ngân hàng, vì thủ tục ngân hàng cồng
kềnh khó có thể giải quyết được đối với những phụ nữ có trình độ văn hoá thấp
như họ.

Các công trình nghiên cứu đánh giá được tiến hành trong suốt giai đoạn dự án thí
điểm xác nhận những số liệu thống kê này ở cấp quốc gia. Hơn nữa, kết quả đánh
giá cho thấy rất rõ rằng hầu hết các nhà doanh nghiệp nữ thiếu kiến thức để đa dạng
hoá sản phẩm của họ, và cảm tưởng nói chung là có thể cải thiện kỹ năng kinh
doanh của họ. ít hoặc không có khả năng tiếp cận tín dụng được xác định là một
hạn chế khác mà các nhà doanh nghiệp nữ phải đương đầu.

Cũng có rất nhiều nguyên nhân khiến dự án này lấy trọng tâm là tiểu ngành chế
biến lương thực thực phẩm:
1) ở Việt Nam, người dân có mối quan hệ rất gắn bó với nông nghiệp, và hiện nay

có sự cần thiết phải tạo dựng các mối liên kết trước sản xuất nhằm giảm bớt
nhu cầu đối với các mặt hàng lương thực thực phẩm đã qua chế biến được nhập

                                          
6 Phụ nữ và Nam giới ở Việt Nam. Tổng cục Thống kê, Hà Nội, 1995, trang 42.
7 Chuyến khảo sát thực tế này được tiến hành trong khuôn khổ công trình nghiên cứu của UNDP/UNIDO “Phát triển
công nghiệp nông thôn ở Việt Nam. Chiến lược phát triển cân đối giữa các vùng và tạo việc làm”, tháng 2/1999.
8 Việt Nam qua Lăng kính Giới tính. Một công trình nghiên cứu theo kinh nghiệm sử dụng số liệu khảo sát hộ gia
đình. Bản tóm tắt. UNDP, Hà Nội, tháng 8/1995, trang 6.
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khẩu, đồng thời tăng thêm giá trị gia tăng trong các sản phẩm đầu ra của nông
nghiệp nước nhà. Tiểu ngành chế biến này tạo thêm gần 100% giá trị gia tăng
cho một số nguyên liệu có nguồn gốc nông nghiệp. Đây là một ngành định
hướng xuất khẩu đầy tiềm năng và có thị trường nội địa đang tăng nhanh. Nhờ
các cải cách kinh tế, ngành nông nghiệp đã được đa dạng hoá, nhưng thu nhập
mà nông dân nhận được cho hoạt động sản xuất của họ vẫn tương đối thấp. Do
đó, chế biến nông sản được xem là một ngành ưu tiên để tạo thu nhập cho người
dân.

2) Theo truyền thống, ở Việt Nam, việc chế biến nông sản đều do phụ nữ làm ở
cấp hộ gia đình. Theo kết quả khảo sát sơ bộ ở Đà Nẵng, nơi sẽ thành lập trung
tâm đào tạo của dự án này, có hàng trăm phụ nữ hiện đang làm việc trong ngành
chế biến lương thực thực phẩm dưới hình thức hộ doanh nghiệp.

3) Hiện nay, nhiều đơn vị chế biến lương thực thực phẩm quy mô nhỏ không thể
cạnh tranh được với các mặt hàng nhập khẩu. Nếu được hỗ trợ kỹ thuật, các nhà
doanh nghiệp nữ trong ngành này có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của
mình thông qua chất lượng sản phẩm, quá trình sản xuất cũng như khả năng tiếp
thị và quản lý của họ. Tiềm năng tăng trưởng này đã trở nên rõ ràng trong giai
đoạn dự án thí điểm. Thị trường dành cho các sản phẩm của ngành chế biến
lương thực thực phẩm đang gia tăng cùng với quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh
chóng và việc định hướng thị trường cho nền kinh tế quốc gia. Mặc dù có tiềm
năng như vậy, việc phát triển ngành này hiện vẫn còn gặp nhiều hạn chế:
• Điều kiện sản xuất trong các hộ doanh nghiệp qui mô nhỏ và rất nhỏ còn

nghèo nàn dẫn đến chất lượng sản phẩm còn thấp;
• Thiếu bí quyết về công nghệ và việc tiếp cận công nghệ tiên tiến bị hạn chế;
• Thiếu nhận thức về điều kiện vệ sinh trong các đơn vị chế biến lương thực

thực phẩm;
• Thiếu ý tưởng về sản phẩm mới, khả năng phát triển sản phẩm và kỹ năng

tiếp thị;
• Thiếu kỹ năng quản lý;
• Hạn chế về mặt bằng sản xuất;
• Hạn chế về khả năng tiếp cận tín dụng.

Cuối cùng, khảo sát thực địa cho thấy rõ rằng miền Trung Việt Nam hiện chưa có
các cơ sở đào tạo thích hợp để hỗ trợ các hộ doanh nghiệp phát triển. Hiện nay
thậm chí còn có nhu cầu lớn hơn đối với đào tạo đặc thù về tiểu ngành công
nghiệp. Một số ít chương trình đào tạo hiện có chủ yếu tập trung vào đào tạo kỹ
năng quản lý chung. Công nghệ thực phẩm, phát triển sản phẩm, chất lượng và vệ
sinh sản phẩm hầu như không được đề cập đến.

Nhìn chung, mặc dầu có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực đã qua đào tạo để hỗ trợ
cho các hộ doanh nghiệp, nhưng hiện vẫn thiếu cán bộ đào tạo có đủ trình độ
chuyên môn. Dự kiến là chương trình Đào tạo giảng viên được xây dựng trong
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khuôn khổ dự án này sẽ giúp hình thành được nguồn nhân lực cần thiết và củng cố
được năng lực cho các trung tâm đào tạo có tham gia dự án.

B.2. Tình hình mong đợi khi kết thúc Dự án:

Khi dự án kết thúc, hy vọng sẽ đạt được những thành tựu sau đây:

- Tăng cường năng lực cho Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng về quản lý và điều phối
những chương trình đào tạo qui mô lớn cho các nhà doanh nghiệp nữ.

- Một Trung tâm Nguồn lực Nông thôn (RRC) đóng tại Thành hội Phụ nữ Đà
Nẵng được thành lập. Năng lực được củng cố cả về nguồn nhân lực và cơ sở vật
chất cho đào tạo (gồm cả một cơ sở thực hành công nghệ lưu động). Tối thiểu
có 2 đến 3 giảng viên đã qua đào tạo được biệt phái đến làm việc và tiếp tục
mở các khoá đào tạo tại Trung tâm này.

- Các môđun đào tạo bằng tiếng Việt và tiếng Anh đã được điều chỉnh cho phù
hợp với nhu cầu địa phương.

- Tối thiểu có 20-25 giảng viên đã qua đào tạo được biệt phái đến làm việc tại
các cơ sở ở 3 tỉnh (ít nhất có 50% số giảng viên này là nữ). Giữa Dự án và các cơ
quan đối tác sẽ có một Biên bản Ghi nhớ. Các giảng viên đã qua đào tạo của các
cơ quan khác đã tham gia triển khai các khoá đào tạo trong khuôn khổ dự án
này.

- Tối thiểu có 300 nhà doanh nghiệp nữ trong ngành chế biến lương thực thực
phẩm ở qui mô nhỏ và rất nhỏ đã được đào tạo ở ba tỉnh. Doanh thu, thu nhập,
và/hoặc đầu tư vốn của các doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể theo đánh
giá của nghiên cứu truy nguyên. Tạo thêm được công ăn việc làm.

- Một số nhà doanh nghiệp nữ đã qua đào tạo tiếp cận được với tín dụng của các
chương trình tín dụng rất nhỏ (quốc tế) và/hoặc của các các quỹ quốc gia do kỹ
năng và công việc kinh doanh của họ đã được cải thiện và do có các Biên bản
Ghi nhớ với các cơ sở tín dụng có liên quan.

- Trung tâm Nguồn lực Nông thôn có tiềm năng để có thể nhân rộng ra các tỉnh
khác (trong năm thứ hai, khả năng mở thêm hai Trung tâm Nguồn lực Nông thôn
sẽ được khảo sát bởi tất cả các bên liên quan để phân cấp quản lý các hoạt động
của dự án và tiếp cận tốt hơn phụ nữ ở bốn tỉnh khác với điều kiện là có nguồn
quỹ bổ sung).

- Mạng lưới các nhà doanh nghiệp nữ (không chính thức) đã được thành lập.
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B.3. Đối tượng thụ hưởng mục tiêu:

Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng: Dự án sẽ xây dựng năng lực thực hiện các chương
trình đào tạo cho phụ nữ về phát triển doanh nghiệp và công nghệ chế biến lương
thực thực phẩm. Dự án cũng sẽ củng cố năng lực tổ chức các chương trình hỗ trợ kỹ
thuật.

Các giảng viên chuyên nghiệp: Dự án sẽ đào tạo 20 - 25 giảng viên (tối thiểu có
50% là nữ) làm việc cho Hội Phụ nữ Đà Nẵng và các cơ quan có liên quan khác
(xem Phụ lục 5.1: Chức năng nhiệm vụ của giảng viên)

Các nhà doanh nghiệp nữ tham gia chế biến lương thực thực phẩm ở các tỉnh
mục tiêu: Dự án sẽ đào tạo ít nhất 300 nhà doanh nghiệp nữ tại 3 tỉnh trong 3 năm
(xem Phụ lục 5.2: Chức năng nhiệm vụ của học viên). Phụ nữ sẽ tham gia làm việc
trong các đơn vị chế biến nông sản quy mô nhỏ cấp hộ gia đình hoặc các đơn vị sản
xuất độc lập. Một số người trong số họ có tiềm năng sẽ tiến tới thành lập các doanh
nghiệp chính thức qui mô vừa và nhỏ. Việc liên kết với các cơ sở tín dụng sẽ được
khuyến khích.

B.4. Chiến lược của dự án và Bố trí thể chế

B.4.1 UNIDO thực thi:

Dự án này sẽ do UNIDO thực thi, chủ yếu là do phía đối tác hiện còn thiếu năng lực
và kinh nghiệm quản lý dự án kiểu này:
- Miền Trung trước đây ít có các dự án phát triển quốc tế. ở đây cơ sở hạ tầng về

thể chế yếu kém, và các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ chưa phát triển tốt. Mặc dù
có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ, rất nhỏ và hộ doanh nghiệp, cho đến nay vẫn
chưa có một chương trình nào thuộc kiểu này và với quy mô này được triển khai
ở miền Trung Việt Nam.

- Đây là một dự án được phân cấp đòi hỏi có sự điều phối trên phạm vi rộng giữa
cơ quan thực hiện (Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng), trung tâm tài nguyên nông thôn
và ba tỉnh sẽ có hoạt động đào tạo của Dự án. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các
ch−ong trình song phương, đa phương và UNIDO phải được quản lý. Năng lực
điều phối dự án kiểu này hiện vẫn chưa có. Năng lực điều phối này của các cơ
quan trong nước sẽ được củng cố để giúp họ tự thực hiện các hoạt động tiếp theo
một cách bền vững sau khi dự án đã kết thúc.

- UNIDO có một mạng lưới tốt phục vụ cho việc tuyển chọn các chuyên gia quốc
tế và trong nước có kinh nghiệm. Sau Dự án thí điểm, UNIDO cũng đã xây dựng
xong các giáo trình đào tạo phù hợp với tình hình của Việt Nam, các tài liệu
thích hợp khác và bí quyết kỹ thuật.
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B.4.2 Thực hiện và điều phối:

Cơ cấu tổ chức của dự án được trình bày trong Phụ lục 3 và được làm rõ thêm như
sau:

- Trước tiên, một Trung tâm Nguồn lực Nông thôn (RRC) sẽ được thành lập tại
Trung tâm đào tạo của Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng. Trung tâm này sẽ tổ
chức các khoá đào tạo ở các quận/huyện khác nhau ở ba tỉnh (vì thiết bị sử dụng
cho công nghệ chế biến lương thực thực phẩm có thể di chuyển được).

- Việc thực hiện và điều phối dự án sẽ do một Đơn vị điều phối dự án (PCU) nhỏ
đóng tại Trung tâm Nguồn lực Nông thôn của Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng đảm
nhiệm. Đơn vị PCU/RRC Đà Nẵng này sẽ điều phối và tổ chức các khoá đào tạo,
và sẽ tổ chức ít nhất hai khoá đào tạo giảng viên (ToT).

- Dự án sẽ được quản lý theo cơ cấu biên chế như sau:

+ Một Giám đốc dự án quốc gia(NPD), đại diện cho Chính phủ;
+ Một Cán bộ quản lý dự án quốc gia (NPM), làm việc chuyên trách cho dự án và

có trình độ, và một Cố vấn Trưởng Kỹ thuật (CTA), cùng đóng tại Đà Nẵng,
nhưng sẽ thực hiện các chuyến công tác riêng biệt, sẽ cùng quản lý Dự án. Cán
bộ quản lý dự án quốc gia là người đứng đầu đơn vị PCU/RRC Đà Nẵng và sẽ
giám sát các hoạt động.

+ Đội ngũ nhân viên hỗ trợ (thư ký/phiên dịch), lái xe.

B.4.3  Giáo trình và phương pháp đào tạo:

- Chương trình và giáo trình đào tạo sẽ được điều chỉnh và cải tiến cho phù
hợp với thực tế địa phương. Phụ lục 6 trình bày khái quát về giáo trình đào tạo
hiện có. Những môđun đào tạo thích hợp trong chương trình đào tạo trọn gói sẽ
được xây dựng trên cơ sở kết quả đánh giá nhu cầu của các nhà doanh nghiệp nữ
ở miền Trung Việt Nam do Dự án tiến hành, có lẽ sẽ bao gồm, bên cạnh các nhu
cầu khác, những nhu cầu về phát triển sản phẩm, tiếp thị và quản lý, quản lý môi
trường và sản xuất sạch hơn, thúc đẩy các đơn vị hộ gia đình phát triển thành các
doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức hẳn hoi, các chương trình nâng cao và dịch vụ tư
vấn cho giảng viên. Thời gian của các chương trình đào tạo sẽ còn được cân nhắc
tiếp: có thể là ba tuần, một tuần, hoặc thậm chí là các môđun đào tạo buổi tối.
Thời gian chính xác của các khoá học sẽ được xác định dựa trên kết quả đánh
giá nhu cầu (xem B.6 - Nhận thức về giới). Như có thể thấy từ dự án thí điểm,
phần lớn nhóm mục tiêu được bắt đầu từ trình độ phát triển và kỹ năng rất thấp.
Tuy nhiên, ở Đà Nẵng, có thể tổ chức khoá đào tạo sáu tuần một hoặc hai lần
cho một nhóm đối tượng nhỏ đặc biệt gồm các nhà doanh nghiệp có trình độ cao
hơn (là chủ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ chính thức hiện đang có, và các
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doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa chính thức nhưng có mong muốn trở thành doanh
nghiệp chính thức).

- Một Trung tâm đào tạo công nghệ sẽ được thành lập tại đơn vị PCU/RRC Đà
Nẵng để phục vụ cho chương trình đào tạo về công nghệ thực phẩm. Chính phủ
sẽ cung cấp văn phòng làm việc, đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ, cung cấp
nước máy, hệ thống thoát nước và điện thắp sáng đầy đủ cho các địa điểm thực
hành công nghệ. Trung tâm đào tạo này sẽ được sử dụng để trình diễn phần nội
dung thực hành trong chương trình đào tạo, sản xuất một số sản phẩm mẫu nhất
định, đồng thời trình diễn các vấn đề về vệ sinh, sức khoẻ và an toàn, và môi
trường. Hầu hết các thiết bị đều phù hợp và có thể di chuyển, vì vậy có thể
chuyển đến các khoá học ở các quận, huyện và xã khác. Một khuyến nghị của
dự án thí điểm là nên giảm thiểu các trung tâm đào tạo chỉ gồm các phòng học
được trang bị các thiết bị cố định và đắt tiền. Chi phí bảo dưỡng, phòng học
thoáng mát, nước sinh hoạt, điện và hệ thống thoát nước sẽ thuộc trách nhiệm
của bên đối tác/Chính phủ.

- Do thực tế là nhóm mục tiêu còn rất nghèo và các nhà doanh nghiệp nữ ở nông
thôn có rất ít kinh nghiệm về đào tạo, nên trong thời gian đầu, họ sẽ được miễn
học phí đào tạo. Tuy nhiên, để tăng cường tính bền vững của dự án, việc thu phí
đào tạo sẽ được áp dụng từ năm thứ ba đến chừng mực có thể. Điều này cũng
được xem là sẽ khuyến khích tinh thần mạo hiểm kinh doanh của các nhà doanh
nghiệp nữ.

B.4.4  Cách tiếp cận Đào tạo giảng viên (ToT)

• ở miền Trung, giảng viên sẽ được đào tạo tại Trung tâm PCU/RRC thuộc Thành
hội Phụ nữ Đà Nẵng. Trung tâm PCU/RRC Đà Nẵng sẽ tổ chức hai khoá đào
tạo cho 20-25 giảng viên (ít nhất có 50% là nữ giới). Các cán bộ đào tạo người
Việt Nam sẽ tiến hành các khoá đào tạo này với sự hỗ trợ của Cố vấn Trưởng Kỹ
thuật (CTA) và Cán bộ quản lý Dự án Quốc gia (NPM). Dự án sẽ tham khảo các
chương trình đào tạo khác, ví dụ của VCCI, GTZ, SNV, FIRI, để tìm ra những
cán bộ đào tạo giỏi nhất cho các khoá đào tạo này.

• Trung tâm PCU/RRC Đà Nẵng sẽ phân công ít nhất 2 hoặc 3 cán bộ của họ tham
gia vào khoá Đào tạo giảng viên. Những giảng viên mới qua tập huấn sẽ đảm
bảo lòng nhiệt tình/cam kết của mình trong việc cộng tác chặt chẽ và lâu dài với
hai trung tâm (Xem Phụ lục 5.1: Chức năng nhiệm vụ của Giảng viên).

• Dự án sẽ tổ chức đào tạo cho tối thiểu 300 nhà doanh nghiệp nữ trong lĩnh vực
chế biến lương thực thực phẩm ở ba tỉnh (Xem Phụ lục 5.2: Chức năng nhiệm vụ
của học viên). Mục tiêu của dự án là mở rộng qui mô để đào tạo được nhiều nhà
doanh nghiệp nữ hơn nữa ở tầm dài hạn.
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B.4.5 Hợp tác với các cơ sở tín dụng và các chương trình đào tạo khác:

Tiếp cận tín dụng:
Củng cố khả năng tiếp cận nguồn tín dụng rất nhỏ là một trong những khuyến nghị
chính của dự án thí điểm. Kết quả nghiên cứu truy nguyên của dự án trước đây cho
biết rằng thiếu tín dụng là nguyên nhân khiến việc nâng cấp công nghệ chỉ dạt hiệu
quả thấp (5%). Thật vậy, tất cả các cá nhân và tổ chức khi được tham khảo ý kiến
đều nói rằng những lợi ích do hoạt động đào tạo đem lại sẽ bị lãng phí nếu họ
không tiếp cận được tín dụng.

Vì vậy, để khuyến khích tính bền vững, các mối liên kết sẽ được thiết lập với các cơ
sở tín dụng được điều hành bởi các ngân hàng ở cấp quốc gia, như Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng dành cho người nghèo của
Việt Nam. Các ngân hàng này điều hành các quỹ như:
+ Quỹ Xoá đói Quốc gia;
+ Quỹ Giải quyết việc làm Quốc gia;

Đối tác là Hội Liên Hiệp Phụ nữ có thể giúp các nhà doanh nghiệp giải quyết các
thủ tục phức tạp để có thể tiếp cận được các cơ sở tín dụng này. Ví dụ, Thành hội
Phụ nữ Huế có tiếng là cung cấp được những dịch vụ có chất lượng tốt trong lĩnh
vực này. Tuy nhiên, nhìn chung người dân nghèo nông thôn rất khó vay được tín
dụng, một phần do thủ tục rườm rà và một phần do ngân hàng thiếu lòng tin đối với
họ (vì không có vật thế chấp).

Mối liên kết với các chương trình hỗ trợ kỹ thuật về tín dụng rất nhỏ cũng sẽ được
thiết lập, ví dụ như các dự án đã thể hiện mối quan tâm của UNDP và SNV ở Quảng
Bình và Quảng Trị (Xem A.4.1: Các mối liên kết tiềm năng với các chương trình tín
dụng rất nhỏ).

Các chương trình đào tạo khác
Việc hợp tác với các chương trình đào tạo khác có thể diễn ra theo nhiều cách khác
nhau. Nếu cần, sự hợp tác này có thể được chính thức hoá bằng một Biên bản Ghi
nhớ.

Các Trung tâm Nguồn lực Nông thôn (RRC) sẽ tham vấn các cơ sở/chương trình
đào tạo khác để:
1. Lựa chọn cán bộ đào tạo cho khoá Đào tạo giảng viên. Họ sẽ phải là những

cán bộ đào tạo có kinh nghiệm nhất ở Việt Nam, đã quen thuộc với phương pháp
đào tạo có sự tham gia của người dân và có kinh nghiệm trong việc đào tạo về
kinh doanh và công nghệ chế biến lương thực thực phẩm.

2. Lựa chọn những người tham gia chương trình Đào tạo giảng viên (Phụ lục
5.1 nêu Chức năng nhiệm vụ). Các giảng viên đã qua tập huấn là người của các
cơ quan khác sẽ tham gia dưới hai hình thức: hoặc là đảm nhiệm một số giờ tập
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huấn trong khuôn khổ dự án này của UNDP và/hoặc UNIDO (như có thể áp
dụng với hai hợp phần UNDP/Quỹ ủy thác của Nhật Bản và UNIDO/Belgium
của dự án này), hoặc sử dụng kỹ năng đào tạo đã có để tổ chức tập huấn thay
mặt cho cơ quan/chương trình hỗ trợ kỹ thuật riêng của họ (cũng xem phần
B.4.4).

3. Lựa chọn các nhà doanh nghiệp nữ trong ngành chế biến lương thực thực
phẩm để đào tạo (Phụ lục 5.2 nêu Chức năng nhiệm vụ). Như đã nêu trước đây,
tình hình lý tưởng là đào tạo các nhà doanh nghiệp nữ đã hoặc sẽ vay được tín
dụng từ các chương trình khác, và trung tâm RRC sẽ ưu tiên tổ chức đào tạo tại
những huyện này.

B.5. Lý do để UNIDO hỗ trợ với tư cách là cơ quan thực thi:

UNIDO có chuyên gia kỹ thuật và kinh nghiệm trong việc xây dựng các chương
trình đào tạo riêng cho các tiểu ngành tại nhiều nước đang phát triển. UNIDO cũng
chú trọng sự hội nhập của phụ nữ vào quá trình phát triển công nghiệp, sự phát triển
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các vấn đề về quản lý môi trường. Đội ngũ
chuyên gia kỹ thuật này sẽ được tận dụng bằng cách liên kết dự án này với các dự
án khác của UNIDO hiện đang tiến hành ở Việt Nam, trong đó đáng chú ý là :
• Trung tâm sản xuất sạch quốc gia của Việt Nam (US/VIE/96/063)
• Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (US/VIE/95/004)
• Phát triển công nghiệp nông thôn để tạo việc làm và thu nhập (VIE/98/022).

B.6. Những cân nhắc đặc biệt:

Chương trình đào tạo cũng sẽ cân nhắc vấn đề sản xuất sạch hơn bằng cách đưa các
vấn đề về vệ sinh, môi trường làm việc an toàn/lành mạnh, tiết kiệm năng lượng và
quản lý chất thải vào trong nội dung đào tạo. Các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ ở
nông thôn thường làm cho môi trường bị ô nhiễm trầm trọng do số lượng doanh
nghiệp lớn, trình độ công nghệ thấp và do nằm quá gần khu dân cư. Tình trạng «
nhiễm không khí và nguồn nước, chất thải rắn nguy hiểm và chất thải năng lượng
nằm trong số những vấn đề nảy sinh. Vì thế, dự án sẽ được kết hợp với Trung tâm
Sản xuất sạch quốc gia của Việt Nam, là nơi, theo yêu cầu, có thể tổ chức các hội
thảo và/hoặc các khoá đào tạo ngắn hạn về sản xuất sạch hơn với điều kiện là có
kinh phí.

Nhận thức về giới cũng sẽ được đưa vào nội dung đào tạo. Việc xây dựng tính quyết
đoán và tự tin cũng sẽ được chú trọng trong các khoá đào tạo, như đã nêu trong giáo
trình đào tạo. Song song với hoạt động này, trung tâm RRC có thể cố gắng cung cấp
các dịch vụ tư vấn và cố vấn về kinh doanh cho các nhà doanh nghiệp nữ và cho
những người khác trong cộng đồng trên cơ sở có tính phí dịch vụ.
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B.7. Năng lực hỗ trợ của đối tác:

Việc lựa chọn cơ quan thực hiện dự án này được tiến hành dựa trên các tiêu chí sau:
• Kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ then chốt có thể tham gia vào dự án;
• Kinh nghiệm đào tạo;
• Khả năng tiếp cận các cơ sở đào tạo;
• Khả năng tiếp cận nhóm mục tiêu;
• Mạng lưới cơ sở tín dụng.

Cơ quan thực hiện dự án: Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng cộng tác với Sở Kế
hoạch và Đầu tư Đà Nẵng

Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng đã được chỉ định là cơ quan đối tác cho một dự án quốc
gia về Đào tạo doanh nghiệp nữ. Họ không có nhiều kinh nghiệm trong việc thực
hiện các dự án quốc tế, nhưng họ đã tự quản lý các hoạt động đào tạo ở cấp quốc
gia của mình. Họ đã và đang thực hiện chương trình tín dụng nhỏ của riêng họ. Họ
có một mạng lưới cơ sở rộng lớn ở nông thôn, có khả năng tiếp cận tốt các nhà
doanh nghiệp nữ cả ở cấp huyện lẫn cấp cộng đồng.

Trung tâm dạy nghề của Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng có thể tiếp nhận Trung tâm
Nguồn lực Nông thôn. Trung tâm này có đầy đủ phương tiện đào tạo và được quản
lý bởi một cán bộ đào tạo có kinh nghiệm làm việc chuyên trách cho trung tâm. ít
nhất có một dự án quốc tế đã ký hợp đồng thuê trung tâm tổ chức dạy nghề. Khu
vực thích hợp cho đào tạo kỹ thuật cần được mở rộng và tân trang lại theo các yêu
cầu được giải thích trong phần B.4.3.

 
Trung tâm Nguồn lực Nông thôn giàu tiềm năng:
• Tỉnh hội Phụ nữ Quảng Nam giàu kinh nghiệm đào tạo và hiện có năng lực

thực hiện các dự án quốc tế. Họ đang thiết lập một mạng lưới cán bộ đào tạo cấp
huyện có kinh nghiệm về tổ chức tập huấn ở vùng sâu vùng xa. Họ cũng có
phương tiện để tiến hành đào tạo đại trà.

C. mục tiêu phát triển :

Các nhà doanh nghiệp nữ trong ngành chế biến lương thực thực phẩm đóng góp
ngày càng nhiều vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở miền Trung để giảm
nghèo.

Tiêu chí thành công: 1/ Số doanh nghiệp được cải thiện; 2/ Số doanh nghiệp mới; 3/
Tỷ lệ doanh nghiệp vẫn duy trì được lợi tức và tình hình cải thiện; 4/ Tỷ lệ doanh
nghiệp mới thành lập và đang tồn tại.



23

d. các mục tiêu trước mắt, sản phẩm đầu ra và hoạt
động liên quan:

D.1. Mục tiêu trước mắt số 1:

Năng lực thực hiện dự án của Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng được củng cố.

Tiêu chí thành công:
Các hoạt động của dự án được thực hiện tốt và đúng tiến độ.
Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng hài lòng với dịch vụ và giáo trình do dự án cung cấp.
UNDP/UNIDO/Chính phủ hài lòng với hoạt động và những tiến bộ của các Chi hội
Phụ nữ.

Các hoạt động:
1.1  Thành lập Đơn vị Điều phối dự án trung ương/Trung tâm  Nguồn lực Nông thôn

tại Trung tâm Dạy nghề của Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng :
• Tìm kiếm và tuyển dụng đội ngũ cán bộ người Việt Nam cho PCU/RRC Đà

Nẵng trên cơ sở Phụ lục Mô tả công việc của Văn kiện dự án;
• Tìm kiếm và tuyển dụng đội ngũ cán bộ quốc tế Nhân viên người nước ngoài

như đã nêu trong tài liệu của văn kiện dự án;
• Bổ nhiệm cán bộ của Hội Phụ nữ sẽ làm việc bán chuyên cho dự án;
• Lập văn phòng, mua sắm trang thiết bị văn phòng (tận dụng những đóng góp

bằng hiện vật của Chính Phủ).
1.2   áp dụng các quy trình quản lý hành chính của UNIDO vào việc thực hiện dự

án- UNIDO Hà Nội sẽ tổ chức tập huấn một ngày cho cán bộ người Việt Nam về
các luật lệ và quy định của UNIDO.

1.3  Thành lập Ban Điều hành dự án, tổ chức họp với Ban điều hành (họp nửa năm
một lần, xem phần H- Kiểm điểm, Báo cáo và Đánh giá Dự án).

D.2. Mục tiêu trước mắt số 2:

Năng lực của Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng trong việc điều hành các Trung tâm đào
tạo của Hội Phụ nữ và tổ chức đào tạo cho các nhà doanh nghiệp nữ về quản lý các
doanh nghiệp vừa và nhỏ và về công nghệ chế biến lương thực thực phẩm ở ba tỉnh
miền Trung được củng cố.

Tiêu chí thành công: Số khoá tập huấn mà cán bộ đào tạo tổ chức được trong quá
trình thực hiện và sau khi Dự án kết thúc (cả khi có và không có hỗ trợ của Trung
tâm Nguồn lực Nông thôn Đà Nẵng)
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Kết quả 2.1:    
• Hai khoá Đào tạo giảng viên được tổ chức cho ít nhất 20-25 người (tối thiểu

50% là phụ nữ)
• ít nhất có 2-3 cán bộ đào tạo làm việc cho Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng đã qua tập

huấn của Dự án.
• ít nhất có 20 cán bộ đào tạo của các cơ quan khác đồng ý tham gia đào tạo trong

khuôn khổ Dự án này.

Các hoạt động:
2.1.1 Chọn cán bộ đào tạo và học viên cho các khoá Đào tạo giảng viên trên cơ sở
các tiêu chí nêu trong Phụ lục 5. Lập danh sách cán bộ đào tạo đã qua tập huấn về
phát triển doanh nghiệp và công nghệ thực phẩm của các dự án Hỗ trợ kỹ thuật và
các tổ chức khác.

2.1.2 Tổ chức hai khoá Đào tạo giảng viên có ít nhất 50% số người tham gia là phụ
nữ.

Kết quả 2.2:
• Xây dựng xong chương trình đào tạo doanh nghiệp nữ;
• Thiết bị trình diễn chế biến lương thực thực phẩm đã được mua;
• Sách hướng dẫn hiện có dành cho cán bộ đào tạo của UNIDO đã được sửa lại

thành các môđun đào tạo linh hoạt để đáp ứng được nhu cầu của các nhà doanh
nghiệp nữ ở miền Trung;

• Tổ chức được ít nhất năm khoá đào tạo thí điểm, và cán bộ đào tạo có đủ trình
độ để tập huấn cho các nhà doanh nghiệp nữ.

Các hoạt động:
2.2.1 Nghiên cứu nhu cầu về đào tạo của các nhà doanh nghiệp nữ trong lĩnh vực
chế biến lương thực thực phẩm ở miền Trung (ví dụ họ là ai, họ sản xuất gì, nhu cầu
đào tạo của họ là gì, thời gian và nguồn tài chính mà họ có, v.v...). Khi thực hiện
việc này có tham khảo các dự án hỗ trợ kỹ thuật khác, các cơ quan nghiên cứu và
phát triển và các hiệp hội ngành nghề. Cũng tiến hành khảo sát những phụ nữ (làm
kinh doanh) đã tiếp cận được các cơ sở tín dụng ở miền Trung và nghiên cứu xem
liệu họ có muốn được đào tạo trong khuôn khổ dự án này hay không. Sử dụng thông
tin này để đặt mục tiêu cho các khóa đào tạo vào các huyện có các cơ sở tín dụng
hoạt động tốt.

2.2.2 Nghiên cứu các chương trình huấn luyện của các chương trình/tổ chức trong
nước và quốc tế khác trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp (nữ), như của OXFAM,
ILO, GTZ, SNV, FIRI, v.v..., và so sánh giáo trình và phương pháp đào tạo của họ
với giáo trình “Chương trình đào tạo cho các nhà doanh nghiệp nữ trong công
nghiệp chế biến lương thực thực phẩm” của UNIDO. Việc này bao gồm cả việc xây
dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá để đánh giá ảnh hưởng của các khoá đào
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tạo, ví dụ như thông qua các phiếu điều tra và nội dung phỏng vấn (Xem phần H:
Kiểm điểm, Báo cáo và Đánh giá Dự án).

2.2.3 Điều chỉnh giáo trình và xây dựng các môđun phù hợp với tình hình các nhà
doanh nghiệp nữ ở miền Trung. Thiết kế các môđun đào tạo doanh nghiệp cho các
khoá đào tạo chuyên môn cả ngắn và dài hạn trên cơ sở đánh giá nhu cầu (Xem
B.4.3).

2.2.4 In ấn giáo trình đào tạo.

2.2.5 Tổ chức ít nhất năm khoá đào tạo thí điểm để thử nghiệm và điều chỉnh các
môđun đào tạo.

2.2.6 Tìm và mua thiết bị chế biến lương thực thực phẩm cho PCU/ RRC Đà Nẵng
với sự cộng tác của các chuyên gia từ các tổ chức như FIRI, COHASIPH, Đại học
Kinh tế Đà Nẵng và Trường trung cấp Công nghệ nông nghiệp và chế biến lương
thực thực phẩm Đà Nẵng. Trọng tâm sẽ là những thiết bị có thể di chuyển được
(Xem B.4.3)

Kết quả 2.3:
ít nhất có 300 nhà doanh nghiệp nữ được đào tạo, việc thu phí đào tạo được từng
bước áp dụng (trong năm thứ 3) đến chừng mực có thể để trang trải chi phí đào tạo.

Các hoạt động:
2.3.1 Nghiên cứu cách xác định các nhà doanh nghiệp nữ sẽ tham gia đào tạo và
chọn ra những người thích hợp nhất (Cũng xem Phụ lục 5.2 - Tiêu chí về học viên).

2.3.2 Xây dựng kế hoạch làm việc cho việc triển khai chương trình đào tạo ở ba
tỉnh. Các khoá đào tạo sẽ được tổ chức tại PCU/RRC Đà Nẵng và các địa điểm thích
hợp khác ở Đà Nẵng, đồng thời cũng được tổ chức ở các tỉnh khác (nhờ công nghệ
chế biến thực phẩm lưu động). Các khoá đào tạo có nội dung và thời gian linh hoạt
(tuỳ thuộc vào nhu cầu thực tế), và cũng có thể tổ chức hội thảo ngắn vào buổi tối.
Ngoài ra, có thể tổ chức các hội thảo nâng cao nhận thức với sự tham gia của những
người chồng nhằm nâng cao khả năng chấp nhận và hiểu biết của họ về các khoá
đào tạo này.

2.3.3 Nghiên cứu phương thức trang trải chi phí đào tạo trên cơ sở đồng tài trợ giữa
dự án và những người tham gia, và theo dõi quá trình này trong suốt thời gian thực
hiện dự án. Chi phí xây dựng các môđun đào tạo khác nhau sẽ khác nhau tuỳ theo
tình hình tài chính thực tế của nhóm mục tiêu và nhu cầu đặt ra cho khoá đào tạo.
Sẽ ưu tiên tổ chức đào tạo cho các nhà doanh nghiệp (nữ) đã được đưa lên từ cấp cơ
sở nhờ các tổ chức phát triển khác - là đối tượng thụ hưởng tín dụng rất nhỏ.
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2.3.4 Tổ chức một cuộc hội thảo mà trong số những người tham dự có cán bộ của
PCU/RRC Đà Nẵng, của các cơ quan/chương trình Hỗ trợ kỹ thuật khác và các
chuyên gia để xây dựng các hướng dẫn về cơ chế, hoạt động và nguồn lực cần có để
Trung tâm Nguồn lực Nông thôn có thể tiếp tục phát triển bền vững sau khi Dự án
kết thúc.

D.3. Mục tiêu trước mắt số 3:

Năng lực của Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng được tăng cường nhằm duy trì một mạng
lưới năng động gồm các nhà doanh nghiệp, cơ sở tín dụng và tổ chức đào tạo để tiếp
tục hỗ trợ cho các nhà doanh nghiệp nữ trong việc quản lý các doanh nghiệp vừa và
nhỏ và công nghệ chế biến lương thực thực phẩm ở ba tỉnh miền Trung.

Tiêu chí thành công:
• Các hoạt động được tiến hành trong suốt quá trình thực hiện và sau khi hoàn

thành dự án;
• Số các nhà doanh nghiệp đã qua đào tạo tham gia vào các mạng lưới không

chính thức và/hoặc các hiệp hội ngành nghề do các chi hội Phụ nữ đề xướng;
• Các nhà doanh nghiệp hài lòng với các dịch vụ do các Trung tâm Nguồn lực

Nông thôn cung cấp (ngoài đào tạo), chủ yếu là cung cấp thông tin về cách tiếp
cận các cơ sở tín dụng và tư vấn kinh doanh.

Kết quả 3.1:
Cán bộ đào tạo từ các cơ quan khác tham gia đào tạo cho các nhà doanh nghiệp nữ
(sau khi tham dự các khoá Đào tạo giảng viên).       

Các hoạt động:
3.1.1 Xây dựng các Biên bản Ghi nhớ hoặc thoả thuận với các viện/chương trình
liên quan để đảm bảo rằng những giảng viên đã qua đào tạo sẽ tổ chức tập huấn cho
các nhà doanh nghiệp nữ trong khuôn khổ Dự án, và theo dõi cả quá trình này.

Kết quả 3.2:
Các Biên bản Ghi nhớ với các tổ chức tín dụng đã được ký kết, và có một số lượng
đáng kể các nhà doanh nghiệp nữ, bên cạnh được đào tạo, còn vay được tín dụng.

Các hoạt động:
3.2.1 Xây dựng các Biên bản Ghi nhớ với các chương trình tín dụng (rất nhỏ) hiện
có của UNICEF, UNDP, Ngân hàng cho Người nghèo, v.v... và tạo dựng mối liên
kết giữa các nhà doanh nghiệp nữ đã qua đào tạo với các cơ sở tín dụng này.
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Kết quả 3.3:
Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng hỗ trợ cho các nhà doanh nghiệp nữ bằng cách cung cấp
thông tin và giúp tiếp cận các nhà doanh nghiệp nữ khác và các tổ chức (tín dụng)
có liên quan.

Các hoạt động:
3.3.1 áp dụng các phương pháp tiếp tục hỗ trợ cho các nhà doanh nghiệp nữ phát
triển doanh nghiệp của họ (như định kỳ kiểm tra các nhà doanh nghiệp đã qua đào
tạo, tư vấn về những vấn đề kinh doanh cơ bản, thành lập các tổ chức ngành nghề
không chính thức, liên kết với các cơ sở tín dụng và trung tâm công nghệ).

3.3.2 Phân công cán bộ hiện đang làm việc cho Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng chịu
trách nhiệm về “bàn thông tin” để:
• Cung cấp thông tin cho các nhà doanh nghiệp nữ;
• Thiết lập mạng lưới/hiệp hội ngành nghề không chính thức cho các nhà doanh

nghiệp nữ

E. đóng góp đầu vào :

Dự án nhận được tài trợ của Quỹ Phụ nữ trong Phát triển của Nhật Bản do UNDP
điều hành và đóng góp của Bỉ do UNIDO trực tiếp điều hành. Đóng góp của Bỉ
trang trải chi phí mua trang thiết bị và hầu hết những chi phí có liên quan đến đào
tạo, và tài trợ của Nhật Bản trang trải phần còn lại trong ngân sách của Dự án.

Hiện có một văn kiện dự án riêng được xây dựng cho nguồn quỹ của Bỉ trước khi có
nguồn quỹ của Nhật Bản.

Phần ngân sách liên quan đến đầu vào của UNDP (từ quỹ Phụ nữ trong Phát triển
của Nhật Bản) được đính kèm vào Văn kiện dự án này, trình bày theo mẫu phân bổ
ngân sách tiêu chuẩn của UNDP. Đóng góp của Bỉ được diễn giải cụ thể sau đây,
theo mẫu phân bổ ngân sách của UNIDO.

Tổng ngân sách dự án: 594.700 USD.
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E.2. Đóng góp của Chính phủ:

Đóng góp chung:
- Cung cấp các cơ sở đào tạo tại các tỉnh mà Dự án sẽ tổ chức các khoá đào tạo;
- Văn phòng Dự án;
- Đóng góp bằng hiện vật trị giá 1.080 triệu đồng Việt Nam.

Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng:
- Đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên luôn chuẩn bị sẵn sàng để có thể cung cấp

dịch vụ bất cứ khi nào cần cho Cán bộ quản lý dự án quốc gia và Cố vấn trưởng
kỹ thuật nhằm giúp quản lý có hiệu quả các hoạt động của dự án;

- Tham gia tuyển dụng công khai đội ngũ cán bộ và chuyên gia trong nước làm
việc cho dự án;

- Hỗ trợ cho việc xây dựng thành công Đơn vị Điều phối dự án/Trung tâm Nguồn
lực Nông thôn Đà Nẵng (PCU/RRC)

- Bố trí ít nhất hai cán bộ đào tạo làm việc (bán chuyên) lâu dài cho PCU/RRC Đà
Nẵng, một người có chuyên môn về quản trị kinh doanh và một người về công
nghệ thực phẩm;

- Cung cấp văn phòng làm việc (mặt bằng và đồ đạc) cho PCU/RRC Đà Nẵng;
- Trang bị điện thoại và các dịch vụ khác cho các văn phòng làm việc (cước thông

tin ngoại tỉnh được thanh toán bằng ngân sách của dự án);
- Cung cấp nhà xưởng cho trung tâm đào tạo công nghệ. Bảo đảm có sẵn mặt bằng

thông thoáng, nước sinh hoạt, điện và hệ thống thoát nước;
- Cung cấp phương tiện giảng dạy cho các khoá Đào tạo giảng viên và các chương

trình đào tạo khác;
- Cung cấp nơi ăn ở, nếu có sẵn, cho cán bộ đào tạo và học viên trong thời gian tổ

chức các khoá đào tạo tại PCU/RRC Đà Nẵng
- Thông qua mạng lưới hội viên cấp vùng của mình, hỗ trợ cho chương trình đào

tạo để thực hiện được chương trình trong cả 3 tỉnh.

Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng là cơ quan thực hiện dự án, ngoài những nhiệm vụ trên,
còn:
- Thành lập đơn vị điều phối dự án để giúp quản lý và điều phối có hiệu quả dự án

được triển khai trên nhiều tỉnh này;
- Cung cấp một lái xe;
- Đàm phán để có thêm ngân sách dành cho các hoạt động bổ sung khác và để

hoàn thiện chương trình.

F. rủi ro:

Dự án đã được thiết kế sao cho giảm thiểu được mức độ rủi ro. Những rủi ro còn lại
có thể cản trở việc thực hiện thành công dự án có thể xem là chỉ còn ở mức tối
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thiểu. Nhưng cần lưu ý đến những nhận xét sau đây để ngăn ngừa những hạn chế có
thể có có thể làm giảm hiệu quả thực hiện dự án, và điều này đòi hỏi phải được tất
cả các bên liên quan luôn luôn quan tâm:

- Khó khăn trong việc tuyển chọn những cán bộ nhân viên phù hợp trong nước
làm việc cho dự án;

- Đội ngũ cán bộ quản lý dự án quốc gia thường quá bận bịu với công việc ở cơ
quan họ hơn là với những hoạt động của dự án;

- Khó khăn trong việc tìm kiếm những cán bộ đào tạo có thể làm việc chuyên
trách cho dự án;

- Những chậm trễ trong việc điều chỉnh giáo trình đào tạo và các tài liệu khác;
- Khó khăn trong việc giao tiếp giữa các chuyên gia quốc tế và đội ngũ cán bộ

quản lý quốc gia do có sự khác biệt về văn hoá và ngôn ngữ;
- Khó khăn trong việc phối hợp giữa các đơn vị cùng tham gia dự án: dự án được

điều phối ở cấp vùng bởi Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng và được thực hiện bởi
PCU/RRC Đà Nẵng. Dự án cũng phối hợp với một số dự án nhận tài trợ song
phương và đa phương khác, các tổ chức NGO, và các tổ chức cung cấp chuyên
gia kỹ thuật. Việc thực hiện dự án ở các cấp khác nhau có thể gây ra những vấn
đề liên quan đến việc điều phối và tiếp thu chỉ thị.

- Những khó khăn có thể phát sinh trong quá trình điều phối hoạt động của dự án
ở các tỉnh khác và ở vùng sâu vùng xa. Thực tế là tất cả các đơn vị tham gia đều
là chi nhánh của Hội Liên Hiệp Phụ nữ Quốc gia cần phải tạo điều kiện thuận lợi
cho việc điều phối dự án. PCU/RRC Đà Nẵng cần có đủ năng lực giải quyết các
vấn đề nảy sinh và giảm thiểu những rủi ro thuộc loại này.

g. những Nghĩa vụ và điều kiện tiên quyết phải hoàn
thành trước khi triển khai dự án

Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng là Cơ quan thực hiện dự án, sẽ cam kết thực hiện những
nghĩa vụ liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự thích hợp nhất cho việc thực hiện dự
án và đảm bảo các nguồn lực theo yêu cầu, trong đó có văn phòng làm việc (có thể
cần được nâng cấp). Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng các tiện
nghi cần thiết, như phương tiện vận chuyển, hỗ trợ về hành chính, thông tin liên lạc,
mặt bằng văn phòng, phương tiện đào tạo và nơi ăn ở (nếu có sẵn) cho cán bộ đào
tạo và học viên trong thời gian diễn ra các khóa học.

Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng sẽ cung cấp cán bộ và phương tiện đào tạo. Họ sẽ dựa
trên các tiêu chí do Dự án đề ra để lựa chọn cán bộ đào tạo và học viên.

Chính phủ, UNDP và UNIDO sẽ cùng ký kết Văn kiện dự án. Dự án sẽ bắt đầu
ngay khi các điều kiện tiên quyết nêu trên được hoàn thành. Khi một hoặc nhiều
hơn các điều kiện trên chưa được hoàn thành theo như dự tính thì UNDP và/hoặc
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UNIDO, tuỳ theo điều kiện đó thuộc hợp phần nào (UNDP/Quỹ uỷ thác của Nhật
Bản hay UNIDO/BỈ), có thể tự ý hoãn hoặc chấm dứt tài trợ của họ.

h. kiểm điểm, báo cáo và đánh giá dự án:

Dự án sẽ được ba bên tiến hành kiểm điểm hàng năm (Uỷ ban nhân dân Tp. Đà
Nẵng và các cơ quan của Chính phủ, UNDP, UNIDO, nhà tài trợ và các cơ quan
thực hiện và đồng thực hiện Dự án cùng tham gia kiểm điểm). Cuộc họp ba bên đầu
tiên sẽ được tổ chức trong 12 tháng đầu kể từ khi bắt đầu triển khai đầy đủ Dự án.
Giám đốc Dự án Quốc gia sẽ chuẩn bị và trình lên Văn phòng UNDP và/hoặc Văn
phòng UNIDO tại Việt Nam Báo cáo Đánh giá Thực hiện Dự án (PPER), tuỳ theo
nội dung thuộc hợp phần nào trong hai hợp phần của Dự án (UNDP/ Quỹ uỷ thác
của Nhật Bản và UNIDO/ Bỉ), ít nhất một tháng trước khi họp ba bên. Với cuộc họp
kiểm điểm ba bên cuối cùng, Báo cáo kết thúc dự án cũng sẽ được chuẩn bị ít nhất
một tháng trước khi tổ chức họp.

Ngoài ra, một Ban Điều hành sẽ được thành lập để giám sát dự án và tư vấn về kỹ
thuật cho dự án. Ban Điều hành sẽ gồm các thành viên cố định sau đây: Giám đốc
Dự án Quốc gia, đại diện Uỷ ban Nhân dân Tp. Đà Nẵng, Chủ tịch Tỉnh hội Phụ nữ
của ba tỉnh, Cán bộ quản lý dự án quốc gia; đội ngũ cán bộ quốc tế của dự án. Tuỳ
thuộc vào chương trình nghị sự, những người khác, như Đại diện UNDP, Đại diện
UNIDO, có thể được mời tham dự các cuộc họp của Ban Điều hành.

Một phương pháp luận sẽ được xây dựng để theo dõi và đánh giá xem liệu có đạt
được các mục tiêu và kết quả đầu ra của dự án hay không. Phụ lục 3 đã trình bày
một đề xuất về phương pháp luận này, dưới mục “ Mốc chỉ thị thành công và
phương tiện kiểm chứng” trong khung logic.

Dự án này sẽ được đánh giá chiều sâu vì tổng ngân sách của dự án lớn hơn 500.000
USD. Việc này sẽ do đại diện của các nhà tài trợ, Chính phủ, UNDP và UNIDO tiến
hành.

I. Bối cảnh Pháp lý

Văn kiên dự án này sẽ là một công cụ như được đề cập tới trong Điều III của Thoả
thuận Hỗ trợ Cơ bản Tiêu chuẩn giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt nam và
Chương trình Phát triển của LHQ được hai bên ký ngày 21/3/1978. Do mục đích
của dự án này, Cơ quan Thực hiện của Chính phủ như được đề cập tới trong Thoả
thuận Hỗ trợ Cơ bản Tiêu chuẩn nói trên sẽ là Thành hội Phụ nữ Đà Nẵng.
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cho các nhà doanh nghiệp nữ (sau khi tham

 dự các khoá
§

ào tạo giảng viên)

• 
Số B

iên bản G
hi nhớ được ký kết với các cơ

quan cử người tham
 dự các khoá §

ào tạo giảng
viên.

• 
Số khoá đào tạo do m

ỗi cán bộ đào tạo thực

- 
B

iên bản G
hi nhớ.

- 
B

áo cáo tổng quan về §
ào

tạo các nhà doanh nghiệp
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hiện cho các nhà doanh nghiệp nữ theo giới và
theo tổ chức

C
ác hoạt động:

3.1.1 
X

ây 
dựng 

các 
B

iên 
bản 

G
hi 

nhớ 
với 

các 
cơ

quan/chương trình đào tạo có liên quan.
K

ết quả 3.2:
C

ác B
iên bản G

hi nhớ với các tổ chức tín dụng đã được
ký kết, và có m

ét số lượng đáng kể các nhà doanh
nghiệp nữ, bên cạnh được đào tạo, còn vay được tín
dụng.

• 
Số lượng và nội dung B

iên bản G
hi nhớ được ký

với các chương trình/tổ chức tín dụng (rất nhỏ).
• 

B
ình quân tín dụng các nhà doanh nghiệp nữ đã

qua đào tạo đã vay được tính trên m
ét chương

trình/tổ chức tín dụng

• 
C

ác B
iên bản G

hi nhớ
• 

B
áo cáo tiến độ của tổ chức

tín 
dụng 

đối 
tác 

(như 
đã

thống 
nhất 

trong 
T

hoả
thuận đối tác)

• 
H

iệu 
quả 

hoạt 
động 

của
nhà doanh nghiệp/cơ sở dữ
liệu

C
ác hoạt động:

3.2.1 X
ây dựng B

iên bản G
hi nhớ với các chương trình

tín dụng (rất nhỏ) hiện có.
K

ết quả 3.3:
T

hành hội Phụ nữ §
µ N

ẵng hỗ trợ cho các nhà doanh
nghiệp nữ bằng cách cung cấp thông tin và giúp tiếp
cận các nhà doanh nghiệp nữ khác và các tổ chức (tín
dụng) có liên quan.

• 
Số nhà doanh nghiệp đã qua đào tạo tham

 gia
vào các m

ạng lưới và/hoặc hiệp hội ngành nghề
• 

C
ác chủ doanh nghiệp hài lòng với các dịch vụ

do các trung tâm
 R

R
C

 cung cấp (ngoài đào
tạo), chủ yếu là cung cấp thông tin về cách tiếp
cận các cơ sở tín dụng và tư vấn kinh doanh.

• 
B

áo cáo tiến độ.
• 

H
iệu 

quả 
hoạt 

động 
của

nhà doanh nghiệp/cơ sở dữ
liệu

C
ác hoạt động:

3.3.1 
¸

p dụng các phương pháp tiếp tục hỗ trợ cho
các nhà doanh nghiệp nữ.

3.3.2 
X

ây dựng “B
àn thông tin”

G
hi chú:
- 

B
iÓu m

ẫu §
ánh giá §

ào tạo nhà doanh nghiệp: phiếu điều tra sẽ phát cho từng nhà doanh nghiệp tham
 gia khoá học để

họ trả lời các câu hỏi trong đó.
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- 
B

áo cáo T
ổng quan về §

ào tạo nhà doanh nghiệp: báo cáo ngắn gọn do cán bộ đào tạo chuẩn bị tóm
 tắt nội dung của

các biểu m
ẫu đánh giá nói trên, m

ét số thông tin về khoá học và về chính bản thân họ (ví dụ như số lượng học viên, thời
gian khoá học, các vấn đề được đề cập)

- 
B

iÓu m
ẫu §

ánh giá khoá §
ào tạo giảng viên: phiếu điều tra được phát cho từng giảng viên tham

 gia khoá §
ào tạo giảng

viên để họ trả lời các câu hỏi trong đó.
- 

B
áo cáo T

ổng quan về §
ào tạo giảng viên: báo cáo ngắn gọn do C

án bộ đào tạo chính và nhóm
 cán bộ dự án chuẩn bị

tóm
 tắt nội dung của các B

iÓu m
ẫu §

ánh giá khoá §
ào tạo giảng viên và m

ét số thông tin về khoá học (ví dụ như số
người tham

 dự, thời gian khoá học, các vấn đề được đề cập)
- 

H
iệu quả hoạt động của nhà doanh nghiệp/cơ sở dữ liệu: phiếu điều tra phải được trả lời trước/trong và sau khoá học,

được đưa vào trong cơ sở dữ liệu, và sáu tháng sau được tiến hành lại. M
ục tiêu là để đánh giá ảnh hưởng của khoá đào

tạo đối với sự phát triển của các doanh nghiệp.
- 

K
hảo sát tiếp theo về  m

ẫu nhà doanh nghiệp được hỗ trợ: tổ chức phỏng vấn để bổ sung thêm
 thông tin thu được từ việc

đánh giá H
iệu quả hoạt động của nhà doanh nghiệp

- 
K

hảo sát tiếp theo về các tổ chức đối tác: tổ chức phỏng vấn/phát phiếu điều tra để đánh giá năng lực của các tổ chức
đối tác

- 
K

hảo sát tiếp theo về các tổ chức đồng nhiệm
: hình thức khảo sát sẽ được nhất trí như là m

ét phần của B
iên bản G

hi
nhớ.

- 
B

áo cáo tiến độ do T
rung tâm

 PC
U

/R
R

C
 §

µ N
ẵng chuẩn bị hàng quý trình bày về các vấn đề được đề cập đến trong

bảng m
a trận này.
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Ph
ô

 l
ô

c
 2: K

ế
 h

o
¹

c
h

 l
µ

m
 v

iÖ
c

Sẽ do đội ngũ cán bộ D
ù án xây dựng có tham

 khảo ý kiến của C
án bộ quản lý dự án
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C
ó thể có thêm

 m
ét vài T

rung
tâm

 N
guồn lực N

ông thôn khác
(sẽ quyết định tại cuộc họp B

a
bên, sau 2 năm

)

- U
N

ID
O

- C
ác nhà tài tr ợ

N
ông 

thôn 
(R

R
C

) 
tại 

§
µ

N
ẵn g.

C
ộng tác với C

O
H

A
SIPH

 và các dự
án hỗ trợ kỹ thuật đang thực hiện
khác của G

T
Z

, SN
V

, U
N

IC
E

F
, v.v...

§
ào tạo, phát triển công nghệ, hỗ

trợ thể chế, các hiệp hội nông thôn
Ph
ô

 l
ô

c
 3: 

Sơ
 ®

ồ
 t

ổ
 c

h
ứ

c
 c

ủ
a

 d
ù

 ¸
n

- C
hính phủ

- U
N

D
P

§
ơn 

vị 
§

iÒu 
phối 

dự 
án

(PC
U

)/T
rung tâm

 N
guồn lực
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C
ác doanh nghiệp do phụ nữ quản lý có

khả năng tồn tại và phát triển ở 3 tỉnh

V
iệc làm

T
ạo thu nhập/

giảm
 nghèo

C
ải thiện chất

lượng cuộc sống



39

Ph
ô

 l
ô

c
 4: 

M
«

 t
¶

 c
«

n
g

 v
iÖ

c

M
« tả công việc

D
P/V

IE
/01/.../17-01

C
hức vụ:

 C
án bộ quản lý dự án quốc gia (N

PM
)

T
hời gian:

 36 tháng làm
 việc

T
hời điểm

 bắt đầu:
 §

ầu năm
 2001

§
ịa điểm

 công tác:
 §

µ N
ẵng, V

iệt N
am

, có đi công tác trong nước

M
ục đích của D

ù án:

M
ục đích của D

ù án là hỗ trợ bên đối tác thực hiện m
ét chương trình đào tạo nâng cao tinh thần m

ạo hiểm
 kinh doanh của

phụ nữ với trọng tâm
 là phát triển công nghiệp nông thôn. T

iểu ngành được lựa chọn là ngành công nghiệp chế biến lương
thực thực phẩm

. M
ục tiêu của các chương trình đào tạo là trang bị cho các nhà doanh nghiệp nữ tại 3 tỉnh m

iÒn T
rung V

iệt
N

am
 các kỹ năng cần thiết để họ có thể điều hành các đơn vị chế biến lương thực thực phẩm

 qui m
« nhỏ và qui m

« hé cã
khả năng cạnh tranh và có thể tồn tại và phát triển. D

ù án sẽ thành lập m
ét §

ơn vị  §
iều phối dự án (PC

U
)/T

rung tâm
N

guồn lực N
ông thôn (R

R
C

) tại §
µ N

ẵng.

N
hiệm

 vụ:

C
án bộ quản lý D

ù án Q
uèc gia (N

PM
) sẽ chịu trách nhiệm

, dưới sự giám
 sát chung của G

i¸m
 đốc D

ù án, về việc triển khai
và quản lý hiệu quả D

ù án và về các hoạt động thường nhật như nêu trong V
ăn kiện dự án, với sự cộng tác của G

i¸m
 đốc

D
ù án Q

uốc gia và C
ố vấn T

rưởng K
ỹ thuật. C

án bộ quản lý dự án quốc gia phải hoàn thành các nhiệm
 vụ cụ thể sau:
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1.  T
ham

 gia lựa chọn điều phối viên cho các vùng, cán bộ đào tạo, chuyên gia trong nước và quốc tế, và các cán bộ cấp
cao khác.

2.  C
ùng với C

T
A

 và đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao của dự án, điều phối tất cả các hoạt động của dự án, xác định rõ
nhiệm

 vụ và trách nhiệm
, m

ục tiêu và ưu tiên trong kế hoạch công tác của tất cả các thành viên của dự án và của các tổ
chức có cộng tác với dự án.

3.  §
óng góp vào việc hoàn chỉnh kế hoạch công tác của dự án.

4.  T
ổ chức các hội thảo nâng cao nhận thức về các chương trình đào tạo với các trung tâm

 R
R

C
 và các chương trình nâng

cao nhận thức về giới khi cần thiết và tại nơi cần thiết.
5.  §

ảm
 bảo quản lý các nguồn lực và tài sản khác của dự án m

ét cách có hiệu quả.
6.  T

ham
 gia vào chương trình §

ào tạo giảng viên ban đầu của U
N

ID
O

.
7.  C

ùng với C
T

A
, chịu trách nhiệm

 chung về việc thực hiện tất cả các chương trình đào tạo.
8.  H

ỗ trợ xây dựng bản m
« tả công việc của các chuyên gia tư vấn sẽ được tuyển dụng.

9.  X
ây dựng danh sách cán bộ nguồn/chuyên gia/cán bộ đào tạo với trung tâm

 các vùng.
10.  D

uy trì m
ối liên hệ thường xuyên với các tổ chức N

G
O

 để đàm
 phán về việc họ tham

 gia về phương diện tài chính và
kỹ thuật vào việc thực hiện các hoạt động dự kiến trong V

ăn kiện dự án.
11.  T

ham
 gia với tư cách là cán bộ nguồn vào việc đào tạo các nhà doanh nghiệp nữ.

12.  C
ùng với C

T
A

, hỗ trợ điều phối viên các vùng trong việc thiết kế và lập kế hoạch cho kế hoạch hành động hàng năm
 và

đưa vào hoạt động các hệ thống theo dõi và đánh giá m
ét cách có hiệu quả.

13.  C
huẩn bị các báo cáo tiến độ thường kỳ và hỗ trợ cho các đoàn đánh giá và các chuyên gia khác như dự kiến trong V

ăn
kiện dự án.

14.  G
i¸m

 sát việc tuân thủ các tiêu chí lựa chọn cán bộ đào tạo và học viên như đề ra trong các bản C
hức năng nhiệm

 vụ.
15.  L

µm
 việc với các trung tâm

 R
R

C
 về các chương trình đào tạo tiếp theo, về việc lắp đặt T

rung tâm
 T

hực hành C
ông

nghệ, và về tính bền vững của các dịch vụ do các trung tâm
 này cung cấp sau khi dự án kết thúc. V

µ
16.  T

hực hiện các nhiệm
 vụ khác theo như yêu cầu trong V

ăn kiện dự án.

N
ăng lực phẩm

 chất:
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T
rình độ đại học hoặc tương đương về quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực có liên quan, có kinh nghiệm

 về đào tạo. C
ã

kiến thức và kinh nghiệm
 trong việc đào tạo cán bộ đối tác, phát triển năng lực và có kỹ năng giao tiếp tốt là những điều

kiện cần thiết. C
ần có nhận thức tốt về giới và ưu tiên cho ứng viên là nữ.

C
ó nhiệt tình tiếp tục làm

 việc với đối tác sau khi dự án kết thúc là m
ét điều kiện hữu ích.

N
gôn ngữ:

T
iÕng A

nh và tiếng V
iệt. C

ần có khả năng nói tiếng A
nh lưu loát và viết được báo cáo bằng tiếng A

nh.

M
« tả công việc

C
hức vụ:

 G
i¸m

 đốc dự án quốc gia (N
PD

)

T
hời gian:

 36 tháng làm
 việc có khả năng gia hạn

T
hời điểm

 bắt đầu:
 N

ăm
 2001

§
ịa điểm

 công tác:
 §

µ N
ẵng, V

iệt N
am

, có đi công tác trong nước

M
ục đích của D

ù án:

D
ù án sẽ hỗ trợ đối tác thực hiện các chương trình đào tạo cho các nhà doanh nghịêp nữ. T

iểu ngành được chọn là ngành
công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm

. M
ục tiêu của chương trình đào tạo là trang bị cho các nhà doanh nghiệp nữ tại

sáu tỉnh m
iÒn T

rung V
iệt N

am
 các kỹ năng cần thiết để họ có thể điều hành các đơn vị chế biến lương thực thực phẩm

 qui
m

« nhỏ và qui m
« hộ có khả năng cạnh tranh và có thể tồn tại và phát triển. D

ù án sẽ thành lập m
ét §

ơn vị  §
iều phối dự

án (PC
U

)/T
rung tâm

 N
guồn lực N

ông thôn (R
R

C
) tại §

µ N
ẵng.
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N
hiệm

 vụ:

G
i¸m

 đốc D
ù án Q

uèc gia (N
PD

) sẽ đại diện cho phía C
hính Phủ trong dự án và sẽ do U

B
N

D
 thành phố §

µ N
ẵng chỉ định.

G
i¸m

 đốc D
ù án Q

uốc gia sẽ hợp tác chặt chẽ với C
án bộ quản lý D

ù án Q
uốc gia và C

ố vấn T
rưởng K

ỹ thuật. C
ụ thể,

G
i¸m

 đốc D
ù án Q

uốc gia sẽ:

1. C
ùng với C

T
A

 và C
án bộ Q

u¶n lý D
ù án Q

uèc gia tham
 gia soạn kế hoạch công tác.

2. H
ỗ trợ C

án bộ quản lý dự án quốc gia và C
án bộ quản lý T

rung tâm
 R

R
C

 thiết kế và hoạch định các kế hoạch hành
động hàng năm

 cho T
rung tâm

 nguồn lực, và hỗ trợ cho việc đưa các nguồn lực cần thiết của phía C
hính Phủ vào hoạt

động như nêu trong V
ăn kiện dự án.

3. §
óng góp vào việc chuẩn bị các báo cáo tiến độ thường kỳ.

4. T
− vấn cho các chuyên gia trong nước và quốc tế cũng như C

án bộ quản lý dự án về những vấn đề có liên quan đến các
chính sách của C

hính phủ và của vùng, các yêu cầu của C
hính phủ, v.v...

5. §
óng góp vào việc xúc tiến dự án và liên kết với các hoạt động khác đang diễn ra trong vùng, có tham

 khảo ý kiến của
C

án bộ quản lý dự án và C
T

A
.

6. T
ăng cường liên kết với các cơ sở tín dụng để giúp cho các đối tượng thụ hưởng dự án.

7. T
ham

 dự các cuộc họp của B
an §

iều hành dự án.
8. T

ham
 gia các cuộc họp K

iÓm
 điểm

 B
a bên.

9. T
hực hiện các nhịêm

 vụ khác theo yêu cầu để thực hiện thành công D
ù án.

N
ăng lực phẩm

 chất:

C
ó bằng cấp về quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan. C

ó kinh nghiệm
 về điều hành các dự án là m

ét
điều kiện hữu ích. C

ó kỹ năng giao tiếp tốt là điều kiện thiết yếu. C
ần có nhận thức tốt về giới.

N
gôn ngữ:

T
iÕng V

iệt và tiếng A
nh.

M
« tả công việc

D
P/V

IE
/01/.../11-01
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C
hức vụ: 

C
ố vấn T

rưởng K
ỹ thuật (C

T
A

)

T
hời gian:

12 tháng làm
 việc

T
hời điểm

 bắt đầu:
2001

§
ịa điểm

 công tác: 
§

µ N
ẵng, V

iệt N
am

, có đi công tác trong khu vực

M
ục đích của D

ù án:

M
ục đích của D

ù án là hỗ trợ bên đối tác thực hiện m
ét chương trình đào tạo nâng cao tinh thần m

ạo hiểm
 kinh doanh của

phụ nữ với trọng tâm
 là phát triển công nghiệp nông thôn. T

iểu ngành được lựa chọn là ngành công nghiệp chế biến lương
thực thực phẩm

. M
ục tiêu của các chương trình đào tạo là trang bị cho các nhà doanh nghiệp nữ tại 3 tỉnh m

iÒn T
rung V

iệt
N

am
 các kỹ năng cần thiết để họ có thể điều hành các đơn vị chế biến lương thực thực phẩm

 qui m
« nhỏ và qui m

« hé cã
khả năng cạnh tranh và có thể tồn tại và phát triển. D

ù án sẽ thành lập m
ét §

ơn vị  §
iều phối dự án (PC

U
)/T

rung tâm
N

guồn lực N
ông thôn (R

R
C

) tại §
µ N

ẵng.

N
hiệm

 vụ:

C
ố vấn T

rưởng K
ỹ thuật (C

T
A

), dưới sự giám
 sát chung của C

án bộ quản lý D
ù án,  sẽ chịu trách nhiệm

 về việc thực hiện
dự án và về các hoạt động thường nhật như nêu trong V

ăn kiện dự án với sự cộng tác của G
i¸m

 đốc D
ù án Q

uèc gia, C
án

bộ quản lý D
ù án Q

uốc gia và C
án bộ quản lý T

rung tâm
 R

R
C

 tại §
µ N

ẵng. C
ụ thể, C

T
A

 sẽ:

1.  T
ham

 gia vào việc lựa chọn cán bộ đào tạo, chuyên gia trong nước và quốc tế, và các cán bộ khác của D
ù án của bên đối

tác.
2.  C

ùng với đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao của dự án, điều phối tất cả các hoạt động của dự án, xác định rõ nhiệm
 vụ và

trách nhiệm
, m

ục tiêu và ưu tiên trong kế hoạch công tác của tất cả các thành viên của dự án và của các tổ chức có cộng
tác với dự án.

3.  C
ùng C

án bộ quản lý dự án chuẩn bị K
ế hoạch công tác của dự án.
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4.  §
ảm

 bảo quản lý các nguồn lực và tài sản khác của dự án m
ét cách có hiệu quả.

5.  D
uy trì m

ối liên hệ thường xuyên với các cơ quan có liên quan, U
N

ID
O

, U
N

D
P, các dự án hỗ trợ kỹ thuật, và các tổ

chức N
G

O
 để đàm

 phán về việc họ tham
 gia về phương diện tài chính và kỹ thuật vào việc thực hiện các hoạt động của

dự án, kiểm
 tra sau đó và xúc tiến các hoạt động bổ sung để củng cố các chương trình đào tạo.

6.  X
ây dựng các bản M

« tả công việc của các chuyên gia sẽ được tuyển dụng với sự hỗ trợ của C
án bộ quản lý dự án.

7.  T
ham

 gia tích cực vào việc đào tạo đối tác, C
án bộ quản lý D

ù án Q
uốc gia, các điều phối viên nông thôn, cán bộ đào

tạo và chuyên gia trong nước về việc thực hiện tất cả các m
ặt của dự án.

8.  §
óng góp vào các chương trình §

ào tạo giảng viên và đào tạo các nhà doanh nghiệp nữ với tư cách là cán bộ nguồn và
giám

 sát viên.
9.  H

ỗ trợ C
án bộ quản lý dự án thiết kế và hoạch định kế hoạch hành động hàng năm

 và đưa các hệ thống theo dõi và đánh
giá vào hoạt động có hiệu quả.

10.  C
huẩn bị các báo cáo tiến độ thường kỳ và hỗ trợ cho các đoàn đánh giá và các chuyên gia khác như dự kiến trong V

ăn
kiện dự án.

11.  T
− vấn cho cán bộ đối tác quốc gia và chuyên gia về những vấn đề liên quan đến các chương trình đào tạo, việc điều

chỉnh các chương trình này, và xây dựng cẩn thận các m
ôđun đào tạo m

ới.
12.   G

i¸m
 sát việc tuân thủ các tiêu chí lựa chọn cán bộ đào tạo và học viên như đề ra trong các bản C

hức năng nhiệm
 vụ.

13.  C
ố vấn cho đối tác về các chương trình đào tạo tiếp theo, về việc lắp đặt T

rung tâm
 T

hực hành C
ông nghệ, và về tính

bền vững của các dịch vụ do các trung tâm
 này cung cấp sau khi dự án kết thúc.

14.  H
ỗ trợ cho việc đánh giá nhu cầu đào tạo của khu vực m

iÒn T
rung và của các đối tượng m

ới như có thể tiên liệu trong
quá trình thực hiện dự án.

15.  H
ỗ trợ cho việc thực hiện các thực nghiệm

 thí diểm
 về hỗ trợ đào tạo trong khuôn khổ các chương trình giảm

 nghèo tại
những tỉnh được chọn.

16.  §
ệ trình các báo cáo đặc biệt khi được yêu cầu và m

ét báo cáo cuối cùng khi kết thúc nhiệm
 vụ.

17.  C
huẩn bị m

ét báo cáo về những kết quả đạt được, ảnh hưởng của dự án và những bài học rút ra từ dự án.
18.  T

hực hiện các nhiệm
 vụ khác theo yêu cầu như nêu trong V

ăn kiện dự án.

N
ăng lực phẩm

 chất:
L

µ m
ét chuyên viên về quản lý/phát triển/công nghiệp, có kinh nghiệm

 về đào tạo (chuẩn bị giáo trình đào tạo và/hoặc
tham

 gia đào tạo thực sự), phát triển tinh thần m
ạo hiểm

 kinh doanh và hội nhập phụ nữ vào trong quá trình phát triển công
nghiệp. Phải có kinh nghiệm

 về các dự án hỗ trợ kỹ thuật hoặc quản lý các dự án khác ở các nước đang phát triển.
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K
iến thức và kinh nghiệm

 về việc phát triển năng lực và đào tạo đối tác cũng như có kỹ năng giao tiếp tốt là những điều
kiện thiết yếu. Q

uen thuộc với bối cảnh V
iệt N

am
 và tiếng V

iệt là m
ét thuận lợi. C

ần có nhận thức tốt về giới và ưu tiên
cho ứng viên là nữ.

N
gôn ngữ: T

iÕng A
nh, biết tiếng V

iệt là điều kiện hữu ích.
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ph
ô

 l
ô

c
 5:  c

h
ứ

c
 n

¨
n

g
 n

h
iÖ

m
 v

ô

P
hô lục 5.1 - C

hức năng nhiệm
 vụ của G

iảng viên (những người tham
 dự các khoá §

ào tạo giảng viên)

D
ành cho những giảng viên tham

 gia khoá §
ào tạo giảng viên do T

hành hội Phụ nữ §
µ N

ẵng tổ chức tại §
µ N

ẵng để đào
tạo cho các nhà doanh nghiệp nữ về lĩnh vực chế biến lương thực thực phẩm

.

N
hiệm

 vụ:

C
ác giảng viên này sẽ là m

ét bộ phận của m
ạng lưới các chuyên gia đào tạo cấp vùng về quản trị kinh doanh quy m

« nhá
và chế biến lương thực thực phẩm

. H
ọ sẽ:

1.  T
ham

 gia khoá §
ào tạo giảng viên với sự hỗ trợ của T

hành hội phụ nữ §
µ N

ẵng và trung tâm
 R

R
C

 địa phương.
2.  Sau khi trở về từ các khoá §

ào tạo giảng viên, hỗ trợ cho C
án bộ quản lý dự án đóng tại §

µ N
ẵng tổ chức các khoá đào

tạo cho các nhà doanh nghiệp nữ. M
ỗi m

ét giảng viên sẽ đảm
 nhiệm

 ít nhất 3 khoá đào tạo với sự hỗ trợ của PC
U

/R
R

C
§

µ N
ẵng, và cùng chia sẻ trách nhiệm

 đào tạo với đối tác đào tạo của m
ình. H

ọ cần có nhiệt tình m
uốn tổ chức đào tạo

ở vùng sâu vùng xa và ở nông thôn.
3.  Sử dụng kiến thức chuyên m

ôn thu được tại khoá §
ào tạo giảng viên để giúp T

rung tâm
 R

R
C

 tiếp thị các khoá đào tạo
và xác định các học viên m

ục tiêu.
4.  Sử dụng kiến thức chuyên m

ôn thu được tại khoá §
ào tạo giảng viên để giúp  T

rung tâm
 R

R
C

 cung cấp dịch vụ tư vấn
cho các nhà doanh nghiệp nữ là chủ các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm

 qui m
« hộ và qui m

« nhá.
5.  G

ióp C
án bộ quản lý dự án quốc gia hoàn thành nhiệm

 vụ của cán bộ này.

N
ăng lực phẩm

 chất:

C
ác giảng viên phải có nhiều kinh nghiệm

 về đào tạo từ trước. H
ọ phải có sẵn chuyên m

ôn về hoặc quản trị kinh doanh qui
m

« nhỏ hoặc về công nghệ chế biến lương thực thực phẩm
. H

ọ đã và đang làm
 việc cho T

rung tâm
 R

R
C

, cho H
ội Phụ nữ ở

các cấp tỉnh, huyện, hay cơ sở, hoặc cho các tổ chức và các viện có cộng tác với dự án. ít nhất có 50%
 số giảng viên là nữ.
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P
hô lục 5.2 - C

hức năng nhiệm
 vụ của H

ọc viên các khoá đào tạo phát triển doanh nghiệp nữ

D
ành cho các học viên tham

 gia các khoá đào tạo các nhà doanh nghiệp nữ về chế biến lương thực phẩm
 do PC

U
/R

R
C

 §
µ

nẵng tổ chức và được U
N

ID
O

 hỗ trợ.

N
hiệm

 vụ:

1. T
ham

 gia các khoá học do các trung tâm
 R

R
C

 tổ chức;
2. H

ợp tác và tham
 gia vào quá trình đánh giá và theo dõi sau này;

3. T
iếp tục theo đuổi chương trình tín dụng rất nhỏ hoặc các chương trình khác để giúp công việc kinh doanh của m

ình
phát triển hơn nữa hoặc để hoàn thiện năng lực của m

ình.

N
ăng lực phẩm

 chất:

T
ất cả các học viên phải là những phụ nữ làm

 kinh doanh trong lĩnh vực chế biến lương thực thực phẩm
 tư nhân. H

ọ có thể
là những phụ nữ chỉ m

ới bắt đầu làm
 kinh doanh với qui m

« hộ nhưng đã liên kết với m
ét nhóm

 tín dụng nào đó; hiện đang
làm

 kinh doanh nhưng m
ới chỉ là bán chuyên; đã là những nhà doanh nghiệp thành công với qui m

« nhỏ; hay là người quản
lý các hợp tác xã tư nhân. H

ọ k
h
«
n
g

 nên là: nhân viên hoặc cán bộ quản lý của các doanh nghiệp nhà nước; cán bộ nhân
viên của các tổ chức khác sử dụng dịch vụ đào tạo của dự án như  là chương trình §

ào tạo giảng viên không chính thức của
riêng họ; tất cả những người chỉ m

ong hưởng lợi từ trợ cấp đào tạo.
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H
ọc viên cần quan tâm

 đến việc m
ở rộng công việc kinh doanh hoặc cải tiến năng suất, chất lượng, vệ sinh, tiếp thị, v.v...,

và có lòng nhiệt tình m
uốn thay đổi hiện trạng của họ để đạt được điều tốt đẹp hơn.
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T
ên khoá học: C

hương trình đào tạo cho các nhà doanh nghiệp nữ trong ngành chế biến lương thực thực phẩm
.

C
ách tiếp cận có tính phương pháp luận được áp dụng trong suốt khoá học là ‘vừa học vừa làm

’, chú trọng phương pháp
đào tạo có người dân tham

 gia. K
hái niệm

 này ám
 chỉ sự tham

 gia tích cực của các học viên. C
án bộ đào tạo ở đây có vai

trò là người tạo điều kiện, chứ không phải là m
ét giáo viên truyền thống. T

ương phản với việc truyền tải kiến thức cổ điển
từ giáo viên đến học sinh bằng các bài thuyết trình/trình diễn, điểm

 cốt lõi của khái niệm
 này là nâng cao nhận thức của

học viên về các kỹ năng cần có để có thể m
ở rộng và điều hành thành công m

ét công việc kinh doanh có quy m
« nhá.

N
hững kỹ năng này được phát triển bằng cách đầu tiên khơi gợi những kiến thức sẵn có của học viên, sau đó đào sâu

vµ/hoÆc m
ở rộng kiến thức này thông qua các bài tập tại các trung tâm

 thực hành công nghệ.

C
¬ cấu của khoá học phản ánh cách tiếp cận có tính phương pháp luận nêu trên. V

ào đầu khoá học cần tạo ra m
ét không

khí m
µ ở đó m

ỗi người tham
 gia cảm

 thấy có trách nhiệm
 phải gặt hái được những gì họ cần bằng cách tham

 gia tích cực
vào khoá học. §

ào tạo về quản lý và kỹ thuật không nhằm
 cung cấp cho những người tham

 gia những giải pháp cụ thể cho
các vấn đề rất khác nhau m

µ họ sẽ phải đương đầu, thay vì vậy sẽ cung cấp cho họ thông tin, tăng cường khả năng sử dụng
những thông tin đó của họ và giúp họ nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề m

ét cách có hiệu quả.

§
ào tạo nâng cao nhận thức về kinh doanh được lồng ghép với đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý. §

ể giúp cho việc học tập
của học viên có hiệu quả, nội dung đào tạo phải được xây dựng trên cơ sở những kinh nghiệm

 rút ra từ thực tế cuộc sống
của học viên. H

ọc viên luôn được yêu cầu phải liên hệ giữa các kỹ năng m
ới học được với tình hình kinh doanh riêng của

m
ình và nhận thức được điểm

 m
ạnh và điểm

 yếu của m
ình. K

inh nghiệm
 riêng có của từng doanh nghiệp có tầm

 quan
trọng đặc biệt trong khi tiến hành thảo luận về các phương án công nghệ, điều này giúp cho học viên xác định được dãy
phương án công nghệ có thể chọn lựa, xem

 xét các cơ hội và những hạn chế m
µ các sản phẩm

 và qui trình sản xuất khác
nhau có thể đem

 lại cho các doanh nghiệp quy m
« nhá.



50

T
rong quá trình đào tạo sẽ tổ chức m

ét chuyến đi thực địa cho học viên để trình diễn những công nghệ có liên quan hiện
đang áp dụng tại các doanh nghiệp quy m

« nhỏ và để giúp họ thiết lập m
ối liên hệ với các cơ sở và/hoặc các công ty có liên

quan. H
ọc viên cũng sẽ tranh thủ thu thập thông tin về lĩnh vực tiếp thị và phân phối, giá thành nguyên liệu và thiết bị, chi

phí sản xuất và đối thủ cạnh tranh dưới sự giám
 sát của cán bộ đào tạo.

T
rong tuần cuối cùng của khoá học, học viên sẽ chuẩn bị m

ét kế hoạch kinh doanh trong đó tổng hợp những kiến thức về
quản lý và kỹ thuật m

µ họ đã học được trong khoá học. K
ế hoạch này là m

ét công cụ m
µ họ có thể dùng làm

 cơ sở để hình
thành hay phát triển công việc kinh doanh của họ và để tiến hành xin vay vốn.
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N
gân sách: 

432.100 U
SD

 (tài trợ của B
ỉ)

T
hời gian: 

1995-1998
§

ịa điểm
: 

H
ải Phòng, B

ắc G
iang, T

hái B
ình, H

ải D
ương và H

ưng Y
ên

M
ục tiêu: C

ải thiện năng lực của:
i)  H

ội đồng L
iên m

inh C
ác hợp tác xã T

iểu thủ công nghiệp và D
oanh nghiệp sản xuất ngoài quốc doanh H

ải Phòng
(C

O
H

A
SH

IP) trong việc quản lý và tổ chức đào tạo doanh nghiệp có sự tham
 gia của người dân.

ii)  C
ác nhà doanh nghiệp nữ ở m

iÒn B
ắc V

iệt N
am

, những người điều hành các cơ sở chế biến lương thực thực phẩm
 quy

m
« nhỏ và rất nhỏ, trong việc tiến hành kinh doanh m

ét cách hiệu quả trong điều kiện thị trường tự do.

V
ấn đề sẽ giải quyết: V

iệc xúc tiến các doanh nghiệp chế biến thực phẩm
 quy m

« nhỏ là m
ét bộ phận trong chiến kược

kinh tế của C
hính phủ V

iệt N
am

. T
ừ năm

 1986, V
iệt nam

 đã triển khai việc thực hiện các chính sách kinh tế thị trường và
hiện vẫn đang trong giai doạn quá độ. V

iệc phát triển ngành chế biến nông sản được chọn làm
 m

ét trong số các lĩnh vực ưu
tiên vì 80%

 dân số sống ở nông thôn gắn bó chặt chẽ với nông nghiệp. C
ần thiết lập các m

ối liên kết trước sản xuất để giảm
bớt nhu cầu của quốc gia về việc nhập khẩu các m

ặt hàng chế biến và khai thác đầy đủ sự đa dạng hoá trong sản xuất nông
nghiệp. M

ặc dù thị trường thực phẩm
 chế biến đang gia tăng cùng với sự tăng trưởng kinh tế và quá trình đô thị hoá nhanh

chóng, sự cạnh tranh giữa các cơ sở chế biến thực phẩm
 quy m

« nhỏ ở nông thôn lại vẫn thấp. C
ác cơ sở này gặp phải

nhiều trở ngại lớn, như sản phẩm
 có chất lượng thấp, điều kiện vệ sinh không đảm

 bảo, quản lý lỏng lẻo, ý tưởng về sản
phẩm

 nghèo nàn, kỹ năng tiếp thị còn yếu và khả năng tiếp cận tín dụng bị hạn chế.
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D
ù án này đã giải quyết những vấn đề nêu trên bằng cách tổ chức đào tạo cho các nhà doanh nghiệp nữ trong lĩnh vực chế

biến lương thực thực phẩm
 vì đây là lĩnh vực thường do phụ nữ đảm

 nhiệm
, nhưng cũng vì: i) khối lượng đào tạo m

µ các
nhà doanh nghiệp nữ nhận được chưa bằng m

ét nửa khối lượng đào tạo m
µ đồng nghiệp nam

 của họ nhận được; ii) lương
của phụ nữ làm

 những công việc phi nông nghiệp thấp hơn đáng kể so với lương của nam
 giới làm

 công việc tương đương;
iii) ở nông thôn, so với nam

 giới, số giờ làm
 việc của phụ nữ nhiều hơn đáng kể do họ phải làm

 thêm
 việc nhà. K

hái niệm
dẫn đến sự hình thành dự án này là nếu gia tăng quyền lực về kinh tế cho phụ nữ nông thôn sẽ cải thiện được đời sống của
họ.

 C
hiến lược dự án: D

ùa trên kết quả đánh giá nhu cầu, phụ nữ của 5 tỉnh ở m
iÒn B

ắc V
iệt N

am
 được chọn để tham

 gia vào
chương trình đào tạo. C

hương trình đã tổ chức đào tạo ở ba cấp độ:(a) đào tạo giảng viên, (b) đào tạo thí điểm
 cho các nhà

doanh nghiệp nữ, và (c) đào tạo ở các tỉnh. N
ội dung của các khoá học gồm

 có đào tạo về kinh doanh và công nghệ thực
phẩm

, bao gồm
 cả vấn đề vệ sinh và bao bì sản phẩm

. §
ối tượng m

ục tiêu của khoá học là những phụ nữ làm
 kinh doanh

ngay từ cấp hộ và những phụ nữ sở hữu doanh nghiệp qui m
« nhá. C

ác hoạt động cuối cùng của dự án đã được hoàn thành
vào năm

 1998.

K
ết quả chính:

• 
18 giảng viên đã học xong khoá §

ào tạo giảng viên. M
ét m

ạng lưới nhỏ, được đánh giá tốt, đã được thiết lập gồm
những giảng viên nay đã có thể áp dụng phương thức đào tạo có sự tham

 gia của người dân vào việc tổ chức tập huấn về
các m

ôđun quản lý và công nghệ chế biến thực phẩm
;

• 
G

iáo trình đào tạo có chất lượng cao đã được xuất bản trên cơ sở khảo sát những công nghệ chế biến thực phẩm
 phù

hợp với điều kiện V
iệt N

am
. C

ác dự án hỗ trợ kỹ thuật khác (ví dụ như của G
T

Z
 và SN

V
) đang sử dụng các giáo trình

này.
• 

145 doanh nghiệp nữ đã được đào tạo. M
ét công trình nghiên cứu ảnh hưởng cho thấy hiệu quả kinh doanh đã được cải

thiện đáng kể: i) 70%
 số nhà doanh nghiệp nữ đã cải thiện điều kiện vệ sinh trong sản xuất; ii) 30%

 số doanh nghiệp
tăng được sản lượng; iii) 7,6%

 số doanh nghiệp đã hiện đại hoá các quy trình sản xuất; iv) 37%
 số doanh nghiệp tăng

được thu nhập và vốn đầu tư.


